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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

1 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG ĐÂY HẠ ÁP (1/3) CH.QĐC.HA.01

2 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG ĐÂY HẠ ÁP (2/3) CH.QĐC.HA.02

3 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG ĐÂY HẠ ÁP (3/3) CH.QĐC.HA.03

4 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BTLT (1) CH.SĐC.HA.01

5 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BTLT (2) CH.SĐC.HA.02

6 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BTLT (3) CH.SĐC.HA.03

7 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BTLT (4) CH.SĐC.HA.04

8 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BTLT (5) CH.SĐC.HA.05

9 TRỤ NỐI RẼ CÁP ABC VỚI DÂY ĐƠN CH.SĐC.HA.06

10 ĐẦU TRỤ NỐI CÁP ABC VỚI DÂY ĐƠN CH.SĐC.HA.07

11 BỐ TRÍ CÁP NGẦM LÊN TRỤ CH.SĐC.HA.08

12 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BT CHỮ H (1) CH.SĐC.HA.09

13 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BT CHỮ H (2) CH.SĐC.HA.10

14 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BT CHỮ H (3) CH.SĐC.HA.11

15 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT BT CHỮ H (4) CH.SĐC.HA.12

16 LẮP ĐẶT CÁP ABC TRÊN TƯỜNG CH.SĐC.HA.13

17 CHI TIẾT LẮP ĐẶT GIÁ MÓC TRÊN TƯỜNG (1) CH.SĐC.HA.14

18 CHI TIẾT LẮP ĐẶT GIÁ MÓC TRÊN TƯỜNG (2) CH.SĐC.HA.15

19 CHI TIẾT LẮP ĐẶT GIÁ MÓC TRÊN TƯỜNG (3) CH.SĐC.HA.16

20 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.17

21 SƠ ĐỒ ĐỠ LÁNH CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.18

22 SƠ ĐỒ NÉO CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.19

23 SƠ ĐỒ ĐỠ KÉP NGANG CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.20

24 SƠ ĐỒ ĐỠ KÉP DỌC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.21

25 SƠ ĐỒ NÉO KÉP NGANG CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.22

26 SƠ ĐỒ NÉO KÉP DỌC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.23

27 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.24

28 SƠ ĐỒ ĐỠ LÁNH CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.25

29 SƠ ĐỒ NÉO CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.26

30 SƠ ĐỒ ĐỠ KÉP NGANG CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.27

31 SƠ ĐỒ ĐỠ KÉP DỌC CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.28

32 SƠ ĐỒ NÉO KÉP NGANG CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.29

33 SƠ ĐỒ NÉO KÉP DỌC CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.30

34 KHUNG SẮT ĐỠ DÂY HẠ ÁP LẮP ĐẶT THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.HA.31

35 KHUNG SẮT ĐỠ DÂY HẠ ÁP, TRỤ NÉO GÓC NHỎ ĐẾN 25 CH.SĐC.HA.32

36 KHUNG SẮT ĐỠ DÂY HẠ ÁP, TRỤ DỪNG DÂY CH.SĐC.HA.33

37 KHUNG SẮT ĐỠ DÂY HẠ ÁP, KHUNG NỚI DÂY CH.SĐC.HA.34

38 TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CH.SĐC.HA.35

39 TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CỘT BÊ TÔNG CHỮ H CH.SĐC.HA.36

40 TRỤ LẮP ĐẶT HỘP PHÂN PHỐI TẢI CH.SĐC.HA.37

41 HỘP PHÂN PHỐI SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CH.SĐC.HA.38

42 TRỤ LẮP TỤ BÙ HẠ ÁP CH.SĐC.HA.39

43 TỦ TỤ BÙ ỨNG ĐỘNG HẠ THẾ 6 CẤP CÔNG SUẤT BÙ ĐẾN 6X50 KVAR CH.SĐC.HA.40

I. CÁC BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

I.1. QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

I.2. CÁC SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

I. CÁC BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

44 CHI TIẾT VỎ TỦ TỤ BÙ ỨNG ĐỘNG HẠ THẾ 6 CẤP CÔNG SUẤT BÙ ĐẾN 6X50 KVAR CH.SĐC.HA.41

45 QUY CÁCH LẮP ĐẶT ĐIỆN KẾ TRÊN TRỤ ĐIỆN CH.SĐC.HA.42

46 LẮP HÒM CÔNG TƠ TRÊN TRỤ, LOẠI 1 ĐẾN 2 HÒM CH.SĐC.HA.43

47 LẮP HÒM CÔNG TƠ TRÊN TRỤ, LOẠI NHIỀU HÒM CH.SĐC.HA.44

48 MẶT BẰNG NHÁNH MẮC ĐIỆN NGẦM CH.SĐC.HA.45

49 BỐ TRÍ NHÁNH MẮC ĐIỆN NGẦM LÊN CÔNG TƠ CH.SĐC.HA.46

50 QUY CÁCH LẮP ĐẶT CÔNG TƠ NGOÀI NHÀ CAO TẦNG CÓ LẮP ĐẶT POLETE CH.SĐC.HA.47

51 QUY CÁCH LẮP ĐẶT CÔNG TƠ NGOÀI NHÀ CAO TẦNG KHÔNG LẮP ĐẶT POLETE CH.SĐC.HA.48

52 QUY CÁCH LẮP ĐẶT CÔNG TƠ TRONG NHÀ CAO TẦNG CÓ LẮP ĐẶT POLETE CH.SĐC.HA.49

53 QUY CÁCH LẮP ĐẶT CÔNG TƠ NGOÀI NHÀ CAO TẦNG KHÔNG LẮP ĐẶT POLETE CH.SĐC.HA.50

54 MÓNG CỘT BÊ TÔNG CHỮ H, ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP CH.SĐM.HA.01

55 MÓNG CỘT BÊ TÔNG LY TÂM, ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP CH.SĐM.HA.02

I.3. SƠ ĐỒ MÓNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
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1. Khoảng cách an toàn cho đường dây hạ thế dùng cáp bọc có điện áp đến 1000V:
Khoảng cách an toàn của đường dây hạ thế dùng cáp bọc có điện áp đến 1000V theo đúng quy định trong " Quy phạm

trang bị điện" ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ ngày 11/07/2006" của Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương),

cụ thể với một số trường hợp thông dụng như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

STT Giao chéo và đi gần
Khoảng cách

an toàn
(m)

Từ lưới hạ thế
dùng cáp ABC (khi

có độ võng lớn
nhất) tính đến

1 Qua khu vực đông dân cư hoặc dọc theo đường
ô tô, đường phố lớn, khu vực nội thành

6,0 Mặt đất

Ghi chú

2 Qua khu vực ít dân cư hoặc dọc theo đường
nông thôn, khu vực ngoại thành

5,0 Mặt đất

3 Đi cạnh công trình kiến trúc, nhà cửa, tường xây
kín dọc theo đường ô tô, đường phố lớn, khu

vực nội thành

0,5
Nhà cửa,

tường xây kín

4 Đi cạnh ban công, sân thượng, cửa sổ dọc khu
vực nội thành

0,75 Ban công, sân
thượng, cửa sổ

5 Đi qua rừng, công viên, khu cây xanh 0,5 Cây cao nhất

6 Đi chung cột với đường dây hạ thế khác > 0,4
Đường dây hạ

thế khác

7 Qua đương ray xe lửa 7,5 Mặt ray

8 Băng ngang sông không có tàu, thuyền qua lại 2,0 Mực nước cao
nhất

2. Chiều sâu chôn trụ và móng trụ
a. Chiều sâu chôn trụ.

- Đơn vị thiết kế phải tính toán chiều sâu chôn trụ trong đất (tùy thuộc vào loại đất) và đơn vị thi công phải thực hiện đúng 

theo bản vẽ thiết kế. 

b.Móng trụ.
- Có thể sử dụng neo bê tông hoặc đổ bê tông móng trụ

- Đơn vị thiết kế phải tính toán móng trụ trong đất, xác định cụ thể kết cấu, nêu rõ phương pháp tính và kết quả tính. 

3. Khoảng trụ:

- Đơn vị thiết kế phải xác định rõ khoảng trụ để đảm bảo phân bố các nhánh mắc điện hợp lý nhất. 

4. Khoảng néo

- Khoảng néo là chiều dài đoạn đường dây giữa 2 trụ dừng dùng kẹp ngừng ABC hoặc khóa néo để dừng dây.

- Quy định khoảng néo trung bình của dây bọc hạ thế từ 250 đến 300 để:

 + Thuận tiện trong quá trình thi công 
 + Hạn chế số mối nối chịu sức căng trong khoảng néo. Quy định tối đa chỉ có một mối nối chịu sức căng trong một 

khoảng néo. 

 + Đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, thuận tiện cho việc chuyển tải giữa các đường dây hạ thế.
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5. Mối nối:
a. Mối nối lèo:

- Mối nối lèo là mối nối tại trụ, dây dẫn 2 bên trụ trước khi nối với nhau phải được dừng bằng kẹp ngừng cáp ABC hoặc
khóa néo và các phụ kiện thích hợp.

- Đối với các trụ dừng trung gian không cần thiết sử dụng mối nối lèo
- Sử dụng mối nối IPC phù hợp hoặc hộp nối bọc cáp để nối lèo, để đảm bảo yêu cầu mỹ thuật các mối nối phải xếp thẳng
đứng hay xếp so le dọc theo thân trụ.

- Trường hợp trụ có nhiều mối nối như trụ có tiếp địa, lắp hộp phân phối... đơn vị thiết kế và thi công phải tính toán sao cho

số mối nối trên trụ là ít nhất và phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

b. Mối nối chịu sức căng

- Mối nội chịu sức căng là mối nối ở bất kỳ vị trí nào trên khoảng vượt giữa 2 trụ .

- Các mối nối chịu sức căng phải có độ bền cơ học không được nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

- Tuy nhiên khi thiết kế hạn chế tối đa số mối nối chịu sức căng và chuyển mối nối này về trụ gần nhất để trở thành mối nối

lèo.
6. Tiếp địa:

- Lưới hạ thế dùng dây bọc cách điện phải được nối đất lặp lại (không phụ thuộc vào vật liệu làm cột) ở những điểm sau:

        + Qua mỗi đoạn 250m, dọc theo đường trục hạ thế.

        + Điểm cuối đường dây.

        + Các nhánh rẽ có chiều dài trên 200m

- Điện trở nối đất : đo với tần số công nghiệp phải đảm bảo với bất kỳ thời gian nào trong năm không được quá trị số trong

bảng sau:

Điện trở suất của đất m) Điện trở của thiết bị nối đất

Đến 100 Đến 10

Trên 100 đến 500 Đến 15

Đến 30

Đến 10

Trên 500 đến 1000

Trên 1000 đến 5000

6.10-3 Trên 5000

- Đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm tính toán điện trở nối đất riêng từng vị trí theo đúng tiêu chuẩn TCVN 4756-1989 "Quy
phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

7. Hộp phân phối điện:
- Có 2 loại hộp phân phối điện điện 1 pha: loại 9 cực và loại 6 cực.
- Thiết bị bảo vệ cho mỗi nhánh mắc điện tại các hộp phân phối điện dùng Miniature ciruit breaker hoặc Fuse disconnector,
dòng định mức được chọn theo theo định mức của nhánh mắc điện.
- Tất cả các vị trí đấu nối cáp vào tủ phải được bấm cosse phù hợp.
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8. Điều kiện vận hành của cáp mắc điện:
- Nhiệt độ môi trường xung quanh là 40oC.

- Nhiệt độ môi trường xung quanh của cáp ngầm mắc điện (phần đi dọc tường nhà) là 35oC. Trong  trường hợp này, dòng

điện định mức cáp mắc điện tra từ các bảng có nhiệt độ môi trường xung quanh  40oC sẽ được hiệu chỉnh về 35oC sử dụng

hệ số hiệu chỉnh là 1,05.

- Nhiệt độ vận hành định mức của dây dẫn cách điện PVC là 70oC.

- Nhiệt độ vận hành định mức của dây dẫn cách điện XLPE là 90oC.

- Cáp duplex và quadruplex được lắp đặt trong môi trường không khí, không lắp đặt sát tường. Trong  trường hợp lắp đặt

sát tường, dòng điện định mức của cáp phải được tính toán hiệu chỉnh tương ứng.

- Chiều dài khoảng vượt của nhánh mắc điện nổi phải được tính toán thiết kế đảm bảo độ bền cơ học của cáp
9. Chọn cáp mắc điện và thiết bị bảo vệ cho trường hợp sử dụng công tơ đo đếm trực tiếp 1 pha.

Công tơ

Tiết diện cáp mắc điện (mm2)

Cáp duplex

Đồng Nhôm

cách điện
PVC

cách điện
PVC

Dòng điện định mức của
áptômát 1 cực (MCB)

hoặc fuse disconnector
bảo vệ cáp mắc cách điện

(A)

10 (40) A 30 hay 32 6 16 40

20 (80) A 50 10 16 50

20 (80) A 60 hay 63 16 25 80

Cáp ngầm
2 lõi

Đồng

Cáp muller
2 lõi

Đồng

cách điện
XLPE

cách điện
PVC

10

10

16

10

10

16

10. Chọn cáp mắc điện và thiết bị bảo vệ cho trường hợp sử dụng công tơ đo đếm trực tiếp 3 pha

Dòng điện định
mức của áptômát

3 cực (MCCB)
bảo vệ công tơ

(A)

Tiết diện cáp mắc điện (mm2)

Đồng

cách điện
PVC

Áptômát hoặc fuse
disconnector 3 cực

bảo vệ cáp mắc cách điện

(A)

30 hay 32 16 40

Cáp quadruplex

Đồng

cách điện
PVC

6

Công tơ

Cáp ngầm
4 lõi

Cáp ngầm
4 lõi

Đồng

cách điện
PVC

Đồng

cách điện
XLPE

10(40)A 10 10

80 35 1002540(100)A 25 25

Dòng điện định mức
của 1 áptômát 1 cực

(MCB) bảo vệ công tơ
(A)

11. Chọn cáp mắc điện và thiết bị bảo vệ cho trường hợp sử dụng công tơ đo đếm gián tiếp

Công tơ

Tiết diện cáp mắc điện (mm2)

Đồng

cách điện PVC

Áptômát hoặc fuse
disconnector 3 cực

bảo vệ cáp mắc cách điện

(A)

3P-5A
TI 150/5A

70 150

Cáp ABC 4 lõi
Nhôm

cách điện XLPE

Cáp muller 4 lõi
Ghi chú

70

3P-5A
TI 200/5A

20095

3P-5A
TI 250/5A

250120

95

120

Không gắn thiết bị
đóng ngắt trong

mạch nhị thứ
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

1 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (1) CH.TT.QĐC.01

2 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (2) CH.TT.QĐC.02

3 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (3) CH.TT.QĐC.03

4 QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH PHA - PHA ĐỐI VỚI ĐDK SỬ DỤNG DÂY TRẦN CH.TT.QĐC.04

5 TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM (1/2) CH.SĐC.BT.01

6 TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM (2/2) CH.SĐC.BT.02

7 SƠ ĐỒ GHÉP CỘT BTLT BẰNG GÔNG CỘT CH.SĐC.BT.03

8 SƠ ĐỒ GHÉP CỘT BTLT BẰNG BU LÔNG XUYÊN TÂM CH.SĐC.BT.04

9 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, 3 PHA BỐ TRÍ TAM GIÁC CH.TT.SĐX.01

10 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, 3 PHA BỐ NẰM NGANG (1) CH.TT.SĐX.02

11 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, 3 PHA BỐ NẰM NGANG (2) CH.TT.SĐX.03

12 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, 3 PHA BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.04

13 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG XÀ LỆCH, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (1) CH.TT.SĐX.05

14 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG XÀ LỆCH, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (2) CH.TT.SĐX.06

15 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 2 MẠCH, 3 PHA BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.07

16 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 2 MẠCH, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG CH.TT.SĐX.08

17 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250 , 3 PHA BỐ TRÍ TAM GIÁC CH.TT.SĐX.09

18 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (1) CH.TT.SĐX.10

19 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (2) CH.TT.SĐX.11

20 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, 3 PHA BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.12

21 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, XÀ LỆCH KÉP, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (1) CH.TT.SĐX.13

22 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, XÀ LỆCH KÉP, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG (2) CH.TT.SĐX.14

23 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, 2 MẠCH, 3 PHA BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.15

24 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC ĐẾN 250, 2 MẠCH, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG CH.TT.SĐX.16

25 SƠ ĐỒ CỘT GÓC LỚN ĐẾN 600, 3 PHA BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.17

26 SƠ ĐỒ TRỤ DỪNG, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG CH.TT.SĐX.18

27 SƠ ĐỒ TRỤ DỪNG THẲNG, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG CH.TT.SĐX.19

28 SƠ ĐỒ TRỤ DỪNG CUỐI, 3 PHA BỐ TRÍ NẰM NGANG CH.TT.SĐX.20

29 SƠ ĐỒ TRỤ DỪNG GÓC LỚN 600 ÷1200 CH.TT.SĐX.21

30 SƠ ĐỒ TRỤ DỪNG THẲNG, 3 PHA THẲNG ĐỨNG CH.TT.SĐX.22

31 SƠ ĐỒ TRỤ II DỪNG CUỐI CH.TT.SĐX.23

32 SƠ ĐỒ TRỤ II DỪNG THẲNG CH.TT.SĐX.24

33 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, ĐỠ GÓC 1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.25

34 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.26

35 SƠ ĐỒ NÉO DỪNG CUỐI 1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.27

36 SƠ ĐỒ DỪNG CHUYỂN HƯỚNG 900,1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.28

37 SƠ ĐỒ GHÉP DỪNG CHUYỂN HƯỚNG 900 ,1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.29

38 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI ĐẦU NHÁNH 1 PHA 2 DÂY CH.TT.SĐX.30

39 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.01

40 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, XÀ LỆCH 3 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.02

41 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.03

42 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC, XÀ LỆCH 3 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.04

II. CÁC BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

II.1. QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

II.3. SƠ ĐỒ XÀ ĐƯỜNG DÂY SỬ DỤNG CHO LƯỚI 3 PHA 4 DÂY

II.4. SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG SỬ DỤNG DÂY BỌC

II.2. CỘT BÊ TÔNG LY TÂM (BTLT)
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ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

43 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.05

44 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.06

45 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC, XÀ KÉP LỆCH 3 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.07

46 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 2 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.08

47 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 2 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.09

48 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC 2 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.10

49 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC 2 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.11

50 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC 2 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.12

51 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC 2 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.13

52 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 3 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY BỌC CH.SĐC.DB.14

53 SƠ ĐỒ ĐỠ GÓC 3 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 3 SỨ, DÂY BỌC CH.SĐC.DB.15

54 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 1 MẠCH, XÀ LỆCH 3 TẦNG, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.16

55 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ LỆCH 3 TẦNG, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.17

56 SƠ ĐỒ NÉO GÓC, XÀ NÉO CÂN, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.18

57 SƠ ĐỒ NÉO GÓC, XÀ NÉO LỆCH, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.19

58 SƠ ĐỒ NÉO KÉP, RẼ NHÁNH, XÀ NÉO CÂN, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.20

59 SƠ ĐỒ NÉO KÉP, RẼ NHÁNH, XÀ NÉO LỆCH, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.21

60 SƠ ĐỒ NÉO KÉP 2 MẠCH, XÀ NÉO CÂN, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.22

61 SƠ ĐỒ NÉO KÉP 2 MẠCH, XÀ NÉO LỆCH, DÂY BỌC KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DB.23

62 SƠ ĐỒ NÉO KÉP 3 MẠCH, XÀ NÉO CÂN, DÂY BỌC CH.SĐC.DB.24

63 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 01 MẠCH, XÀ TAM GIÁC, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.01

64 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 01 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.02

65 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 01 MẠCH, XÀ LỆCH 3 SỨ, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.03

66 SƠ ĐỒ ĐỠ VƯỢT 01 MẠCH, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.04

67 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ TAM GIÁC, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.05

68 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.06

69 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ LỆCH 3 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.07

70 SƠ ĐỒ ĐỠ THẲNG 1 MẠCH, XÀ KÉP TAM GIÁC, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.08

71 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ KÉP TAM GIÁC, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.09

72 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.10

73 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 3 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.11

74 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 2 MẠCH, XÀ TAM GIÁC + XÀ LỆCH 2 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.12

75 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 2 MẠCH, XÀ KÉP LỆCH 2 SỨ, DÂY TRẦN KẾT HỢP HẠ ÁP CH.SĐC.DT.13

76 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ NÉO CÂN, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.14

77 SƠ ĐỒ NÉO THẲNG 1 MẠCH, XÀ NÉO THẲNG, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.15

78 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ KÉP DỌC LỆCH 3 SỨ, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.16

79 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, XÀ KÉP NGANG LỆCH 3 SỨ, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.17

80 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 2 MẠCH, XÀ NÉO CÂN, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.18

81 SƠ ĐỒ NÉO THẲNG 1 MẠCH, CỘT CỔNG, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.19

82 SƠ ĐỒ NÉO GÓC 1 MẠCH, CỘT CỔNG, DÂY TRẦN CH.SĐC.DT.20

83 SƠ ĐỒ CỘT THÉP NÉO GÓC 01 MẠCH, 3 PHA NẰM NGANG CH.SĐC.CT.01

84 SƠ ĐỒ CỘT THÉP NÉO GÓC, 02 MẠCH, 3 PHA NẰM NGANG CH.SĐC.CT.02

85 SƠ ĐỒ CỘT THÉP NÉO GÓC, 02 MẠCH, 3 PHA THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.CT.03

86 SƠ ĐỒ CỘT ĐƠN THÂN NÉO GÓC, 01 MẠCH CH.SĐC.CT.04

II.5. SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG, SỬ DỤNG DÂY TRẦN

II.6. CÁC SƠ ĐỒ CỘT ĐẶC BIỆT
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87 SƠ ĐỒ CỘT ĐƠN THÂN NÉO GÓC, 02 MẠCH, 3 PHA THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.CT.05

88 SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ 4 MẠCH, 3 PHA THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.CT.06

89 SƠ ĐỒ CỘT THÉP NÉO GÓC 02 MẠCH THẲNG ĐỨNG DÂY TRẦN CH.SĐC.CT.07

90 SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ KHOẢNG VƯỢT LỚN - ĐIỂN HÌNH CH.SĐC.CT.08

91 SƠ ĐỒ CỘT NÉO HÃM KHOẢNG VƯỢT LỚN - ĐIỂN HÌNH CH.SĐC.CT.09

92 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH 3 PHA CH.SĐC.RN.01

93 TRỤ ĐỠ THẲNG XÀ LỆCH RẼ NHÁNH 3 PHA CH.SĐC.RN.02

94 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH 3 PHA NẰM NGANG CH.SĐC.RN.03

95 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH DÂY DẪN BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.RN.04

96 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH DÂY DẪN BỐ TRÍ THẲNG ĐỨNG CH.SĐC.RN.05

97 TRỤ ĐƠN DỪNG THẲNG BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.01

98 TRỤ II DỪNG THẲNG BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.02

99 TRỤ II DỪNG THẲNG BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.03

100 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH 3 PHA BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.04

101 TRỤ ĐỠ THẲNG XÀ LỆCH RẼ NHÁNH 3 PHA BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.05

102 TRỤ ĐỠ THẲNG RẼ NHÁNH 3 PHA BẢO VỆ FCO (LBFCO) CH.SĐC.LĐTB.06

103 TRỤ DỪNG THẲNG, BẢO VỆ RECLOSER CH.SĐC.LĐTB.07

104 TRỤ DỪNG THẲNG LẮP LBS ĐÓNG MỞ BẰNG SÀO CÁCH ĐIỆN CH.SĐC.LĐTB.08

105 TRỤ DỪNG THẲNG LẮP LBS CÓ TRUYỀN ĐỘNG CH.SĐC.LĐTB.09

106 TRỤ DỪNG THẲNG LẮP DS 3 PHA CH.SĐC.LĐTB.10

107 TRỤ DỪNG THẲNG LẮP LTD SWITCH CH.SĐC.LĐTB.11

108 ĐO ĐẾM GIÁN TIẾP QUA 3 CT, 3 VT CH.SĐC.LĐTB.12

109 ĐO ĐẾM GIÁN TIẾP QUA 3 CT, 3 VT VÀ BẢO VỆ FCO CH.SĐC.LĐTB.13

110 TRẠM TỤ BÙ CỐ ĐỊNH CH.SĐC.LĐTB.14

111 TRẠM TỤ BÙ ĐIỀU KHIỂN ỨNG ĐỘNG CÓ VT & CT CH.SĐC.LĐTB.15

112 TRẠM TỤ BÙ ĐIỀU KHIỂN ỨNG ĐỘNG CÓ VT CH.SĐC.LĐTB.16

113 TRẠM TỤ BÙ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TỤ 8,66KV CHO LƯỚI ĐIỆN 22KV CH.SĐC.LĐTB.17

114 MÓNG CỐC TRỤ ĐƠN CH.XD.SDM.01

115 MÓNG CỐC TRỤ ĐÔI CH.XD.SDM.02

116 MÓNG GIẾNG VÀ MÓNG NGẮN CH.XD.SDM.03

117 MÓNG CỘT BTLT DÙNG 1 ĐÀ CẢN CH.XD.SDM.04

118 MÓNG CỘT BTLT DÙNG 2 ĐÀ CẢN CH.XD.SDM.05

119 MÓNG CỘT BTLT DÙNG 2 ĐÀ CẢN SO LE CH.XD.SDM.06

120 MÓNG TRỤ PI DÙNG 4 ĐÀ CẢN CH.XD.SDM.07

121 MÓNG TRỤ PI (4 TRỤ) DÙNG 4 ĐÀ CẢN CH.XD.SDM.08

122 MÓNG TRỤ CH.XD.SDM.09

123 MÓNG BẢN CH.XD.SDM.10

124 MÓNG CỌC (1/2) CH.XD.SDM.11

125 MÓNG CỌC (2/2) CH.XD.SDM.12

126 SƠ ĐỒ DÂY CHẰNG XUỐNG DÙNG GIÁP NÍU CH.XD.DCMN.01

127 SƠ ĐỒ DÂY CHẰNG XUỐNG DÙNG KẸP 3 BU LÔNG CH.XD.DCMN.02

128 CÁCH BẮT SỨ CHẰNG CH.XD.DCMN.03

II.10. CÁC BẢN VẼ DÂY CHẰNG VÀ MÓNG NÉO

II.7. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI RẼ NHÁNH

II.8. SƠ ĐÔ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

II.9. CÁC SƠ ĐỒ MÓNG
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129 CÁCH BẮT DÂY CHẰNG VÀO TRỤ CH.XD.DCMN.04

130 CÁCH LẮP ĐẶT MÓNG NEO BÊ TÔNG CH.XD.DCMN.05

131 CÁCH LẮP ĐẶT MÓNG NEO XÒE CH.XD.DCMN.06

131 LẮP ĐẶT BỘ DỪNG DÂY CH.XD.LĐDD.01

132 CHI TIẾT GIÁP NÍU CH.XD.LĐDD.02

133 BUỘC DÂY DẪN VÀO SỨ ĐỨNG TRỤ ĐỠ THẲNG CH.XD.LĐDD.03

134 BUỘC DÂY DẪN VÀO SỨ ĐỨNG TRỤ ĐỠ GÓC CH.XD.LĐDD.04

135 BUỘC DÂY DẪN VÀO SỨ ỐNG HẠ THẾ CH.XD.LĐDD.05

135 BỘ TIẾP ĐẤT AN TOÀN, TIẾP ĐẤT CHO THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY CH.XD.TĐ.01

136 BỘ TIẾP ĐẤT LẶP LẠI, DÂY TIẾP ĐẤT LUỒN TRONG LÒNG TRỤ CH.XD.TĐ.02

137 BỘ TIẾP ĐẤT LẶP LẠI, DÂY TIẾP ĐẤT LUỒN NGOÀI LÒNG TRỤ CH.XD.TĐ.03

138 PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA CH.XD.TĐ.04

139 VỊ TRÍ ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA CH.XD.TĐ.05

140 BIỂN BÁO SỐ TRỤ VÀ BIỂN BÁO NGUY HIỂM CH.XD.BB.01

II.11. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT DÂY DẪN

II.12. CÁC BẢN VẼ TIẾP ĐỊA, BIỂN BÁO
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1. Khoảng cách an toàn cho đường dây trung thế có điện áp trên 1000V:
Khoảng cách an toàn của đường dây trung thế trên không điện áp 22kV theo đúng quy định trong " Quy phạm trang bị

điện" ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ ngày 11/07/2006 của Bộ công nghiệp" ( nay là Bộ Công Thương), cụ thể
với  một số trường hợp thông dụng như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

STT Khoảng cách từ dây
mang điện 22kV

ĐDK ĐDB

1 Đường ô tô 7,0

CX

2 Đường sắt

3 Dây dẫn hạ thế chung cột

4 Đường dây điện yếu chung cột

5 Vật thể kết cấu xây dựng khi
gió thổi lệch nhiều nhất

6 Mặt nước sông có tàu bè qua

*Ghi chó:
       + TK: là độ cao tĩnh không của đường sông quy định.

       + ĐDK: Đường dây trên không dây trần.

       + ĐDB: Đường dây trên không dây bọc tiêu chuẩn.

       + CX: Đường dây trên không cáp vặn xoắn.

- Đối với các trường hợp khác, khoảng cách an toàn của đường dây trung thế trên không điện áp 22kV theo đúng quy định

ban hành.

2. Chiều sâu chôn trụ và móng trụ

a. Chiều sâu chôn trụ.

- Đơn vị thiết kế phải tính toán chiều sâu chôn trụ trong đất (tùy thuộc vào loại đất) và đơn vị thi công phải thực hiện đúng

theo bản vẽ thiết kế.

b.Móng trụ.

- Có thể sử dụng neo bê tông hoặc đổ bê tông móng trụ

- Đơn vị thiết kế phải tính toán móng trụ trong đất, xác định cụ thể kết cấu, nêu rõ phương pháp tính và kết quả tính.

3. Khoảng néo

- Khoảng néo là chiều dài đoạn đường dây giữa 2 trụ dừng dùng vật cách điện treo để dừng dây.

- Quy định khoảng néo trung bình đối với các đường trục tuyến trung thế từ 350 đến 500 để:

        + Thuận tiện trong quá trình thi công
        + Hạn chế số mối nối chịu sức căng trong khoảng néo. Quy định tối đa chỉ có một mối nối chịu sức căng trong một

khoảng néo.

        + Đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, thuận tiện cho việc chuyển tải giữa các đường dây.

- Tại vị trí dừng dây, có thể sử dụng chằng hoặc trụ ghép dừng dây. Tuy nhiên, đơn vị thiết kế phải tính toán móng trụ trong

đất, chiều sâu chôn trụ,... nhằm đảm bảo khả năng chịu lực của trụ.

7,0 7,0

7,5 7,5 7,5

>2,0 >1,0 0,6

3,0 3,0 3,0

2,0 1,0 0,5

TK+3,0 TK+1,0 TK+0,5
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4. Dây trung hòa
- Tuyệt đối không được lắp đặt bất cứ thiết bị phân đoạn mạch nào trên dây trung hòa.

- Dây trung hòa phải liên tục, phải giữ nguyên vẹn không được ngắt hở dây trung hòa của hệ thống trong lúc công tác

hay  bảo trì.

- Một dây trung hòa chung duy nhất có thể dùng cho tối đa 2 mạch trung thế nằm trên cùng 1 dãy trụ.

- Dây trung hòa sử dụng dây trần cỡ tối thiểu 25mm2 cho dây đồng và 50mm2 cho dây nhôm lõi thép.

- Đối với đường dây trung thế 1 pha, dây trung hòa thường có cùng cỡ với dây pha trừ trường hợp có ghi chú đặc biệt.

- Đầu trung hòa của các cuộn dây trung thế và hạ thế trong máy biến áp thế hay 1 nhóm 3 máy biến thế mắc Y-Y phải

được  nối đất trực tiếp vào dây trung hòa của hệ thống. Không có 1 mối nối nào trong đoạn dây này.

- Sử dụng kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây trung hòa.

5. Tiếp địa:

- Khi sử dụng dây trung tính (đi riêng hoặc dùng chung đường dây hạ thế) phải thực hiện nối đất lặp lại ở các vị trí
sau:

     + Cứ khoảng 200m có một cột nối đất lặp lại.

     + Các cột rẽ nhánh, cột cuối, cột có đặt máy biến áp.

- Điện trở nối đất : đo với tần số công nghiệp phải đảm bảo với bất kỳ thời gian nào trong năm không được quá trị số
trong  bảng sau:

Điện trở suất của đất m) Điện trở của thiết bị nối đất

Đến 100 Đến 10

Trên 100 đến 500 Đến 15

Đến 30

Đến 10

Trên 500 đến 1000

Trên 1000 đến 5000

6.10-3 Trên 5000

- Tiếp đất tại trạm biến thế phải có điện trở  4
- Những điểm cần tiếp đất của thiết bị:

      + Đầu đấu dây đất của chống sét.

      + Điểm trung hòa của máy biến điện áp, máy biến dòng điện, máy biến thế.

      + Giàn sắt của máy biến thế, tụ điện, DS, LBS gắn trên trụ, cần điều khiển của DS

5. Mối nối:

- Các mối nối, kẹp quai, kẹp nối rẽ dạng chữ H phải được bọc cách điện nhằm đảm bảo dây dẫn điện không bị ảnh
hưởng bởi  môi trường bên ngoài.

a. Mối nối chịu sức căng

- Mối nội chịu sức căng là mối nối ở bất kỳ vị trí nào trên khoảng vượt giữa 2 trụ dừng trung thế .

- Mối nối chịu sức căng phải đảm bảo điều kiện tiết diện dây dẫn ở 2 bên mối nối phải bằng nhau và dây dẫn cùng loại
vật  liệu.

- Các mối nối chịu sức căng phải có độ bền cơ học, không được nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

- Các kẹp nối chịu sức căng là các ống nối chịu sức căng nhôm - nhôm, đồng - đồng.

- Không sử dụng kẹp quai, kẹp hotline, bulông chẽ, kẹp nối dạng chữ H cho các trường hợp làm mối nối chịu sức căng

b. Mối nối không chịu sức căng

- Mối nối rẽ nhánh:

     + Tại trụ rẽ nhánh, dây dẫn đường trục trung thế bố trí trên sứ treo, mối nối chỉ được đấu vào đoạn dây lèo giữa 2
sứ treo.
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Dây trục chính Nhánh rẽ

Nhôm lõi thép hay
hợp kim nhôm

Đồng tiết diện đến 50mm2

Loại kép sử dụng

Kẹp quai và kẹp hotline hoặc kẹp
nối rẽ dạng chữ H cỡ thích hợp

Đồng tiết diện lớn hơn 50mm2

Nhôm lõi thép hay hợp kim nhôm
Kẹp nối rẽ chữ H cỡ thích hợp

Đồng
Đồng

Kẹp hotline hoặc kẹp nối rẽ dạng
chữ H cỡ thích hợp

Kẹp nối rẽ dạng chữ H cỡ thích hợpNhôm lõi thép hay hợp kim nhôm

+ Mối nối rẽ nhánh xuống MBT:
     * Sử dụng kẹp hotline và kẹp quai cỡ thích hợp (nếu dây lèo tại điểm đấu nối là dây nhôm lõi thép hay hợp kim
nhôm).

     * Sử dụng kẹp hotline hoặc kẹp nối rẽ dạng chữ H cỡ thích hợp (nếu điểm đấu dây là dây đồng)

- Mối nối lèo:

    +  Mối nối lèo là mối nối tại trụ, dây dẫn 2 bên trụ trước khi nối với nhau phải được dừng bằng sứ treo và các phụ kiện
thích  hợp.

    + Quy định sử dụng 02 kẹp nối rẽ dạng chữ H và 01 ống nối ép cho một mối nối lèo. Nếu sử dụng 02 kẹp nối rẽ dạng
chữ H thì khi thiết kế, thi công lắp kẹp nối phải đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất giữa tim 2 kẹp nối là 150mm để đảm bảo
điều kiện  phát nhiệt tốt.
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ghi chó:

1. Lực đầu cột BTLT áp dụng theo TCVV5847-2016.
2. Bảng ký hiệu cột ghi rõ: nhà sản xuất, loại trụ,
chiều cao đoạn trụ, chiều cao trụ, lực đầu trụ, nhãn
được đúc chìm trên cột.

CHI TIẾT A: LẮP DÂY TIẾP ĐỊA

Đai ốc vuông lỗ ren
bằng sắt mạ kẽm

Dây tiếp đất bằng sắt tròn đặt trong
lôùp beâ toâng dọc từ đỉnh đến chaân cột
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ghi chó:

1. Lực đầu cột BTLT áp dụng theo TCVV5847-2016.
2. Bảng ký hiệu cột ghi rõ: nhà sản xuất, loại trụ, chiều
cao đoạn trụ, chiều cao trụ, lực đầu trụ, nhãn được đúc
chìm trên cột.
3. Mặt bích, bulong liên kiết hai đoạn trụ phải đủ khả
năng chịu lực ứng với lực đầu trụ tương ứng.
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CHI TIẾT A: LẮP DÂY TIẾP ĐỊA

Đai ốc vuông lỗ ren
bằng sắt mạ kẽm

Dây tiếp đất bằng sắt tròn đặt trong
lôùp beâ toâng dọc từ đỉnh đến chaân cột
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ghi chó:

- L1, L2, L3: Khoảng cách giữa các gông cột, đơn vị thiết kế tính toán cột
ghép làm việc an toàn.
- Vật liệu làm gông cột bằng thép liên kết với nhau bằng bulông và hàn
- Toàn bộ chi tiết thép được mạ kẽm nhúng nóng, lắp ráp thử tại xưởng chế
tạo để kịp thời phát hiện sai sót (nếu có) và điều chỉnh

75Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế
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ghi chó:

- L1, L2: Khoảng cách giữa các bu lông , đơn vị thiết kế
tính toán cột ghép làm việc an toàn.
- Bu lông trọn bộ gồm: 01 bulông, 01 đai ốc, 01 rông đen
phẳng, 01 rông đen vênh
- Chi tiết thép được mạ kẽm nhúng nóng

76Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế
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1

NỘI DUNG

Đà sắt L75x75x6 dài 1m40

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đứng

Chân sứ đỉnh loại thẳng dài 870 mm

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ ống hạ thế và U clevis
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1

2

Cái 4

SỐ
LƯỢNG

Cái 3

Bộ 1

Cái

Cái

Cái

2

10

5

Cái

Cái

1
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BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

ĐƠN
VỊ

Thanh

Đà 1

2

650650
35

0
65

0
35

0
60

0

GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đỉnh loại thẳng dài 870 mm

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Chân sứ đứng

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Đà sắt L75x75x6 dài 2m00

NỘI DUNG

Cái 4

3Cái
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950 950
65
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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NỘI DUNG

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 920 mm

Đà sắt L75x75x6 dài 2m40

Chân sứ đứng

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ đứng 24 KV
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Bù lông 16x35

Sứ ống hạ thế và U clevis

Đà sắt L75x75x6 dài 0,80 m - Loại A hoặc B

Thanh chống sắt L 50x5 dài 700 mm
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

3

Cái 6
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại
Linepost thay thế sứ đứng 24kV + chân
sứ đứng để tăng chiều dài đường rò,
giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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3 3CaùiSöù đứng 24 KV

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Chân sứ đứng

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x35
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BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Thanh chống sắt L 60x60x6 dài 2,10 m

Đà sắt L75x75x6 dài 2 m
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Thanh chống sắt L 60x60x6 dài 2,50 m

Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đứng
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Sứ đứng 24 KV

6Cái

Cái 14

Cái 3

6Cái

Bộ 1

Cái 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

NỘI DUNG

Đà sắt L75x75x6 dài 2m10

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN
VỊ

3Đà

5

2

108

7 9

1 1

3 4
45

0
45

0
65

0

75
0

85
0

10
00

1000 1000

96

Bù lông 16x300 Bộ 4

10

GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Bù lông 16x35

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis
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Sứ đứng 24 KV
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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NỘI DUNG

Đà sắt L75x75x6 dài 1m40

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đứng

Chân sứ đỉnh loại cong dài 870 mm

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ ống hạ thế và U clevis
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Bù lông ven ren suốt 16x250 2Cái
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Dây chằng đối lực12 1Bộ
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.
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Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đỉnh loại cong dài 870 mm

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Chân sứ đứng

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Đà sắt L75x75x6 dài 2m00
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.
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Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 920 mm

Đà sắt L75x75x6 dài 2m40

Chân sứ đứng

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ đứng 24 KV
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Đà sắt L75x75x6 dài 0,80 m

Thanh chống sắt L 50x5 dài 720 mm
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Bù lông ven ren 2 đầu 16x300 Cái 3
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12 Dây chằng xuống kép đối lực Bộ 1
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Chân sứ đứng
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Bù lông 16x35

6

8

9

7

5

4

Cái 4

Cái

Cái

Cái

2

8

3

Bộ

Cái

1

6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Thanh chống sắt L 60x60x6 dài 2,10 m

Đà sắt L75x75x6 dài 2 m
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Cái 1Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

10

Dây chằng đối lực Bộ 111
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đứng

3Cái

Cái 2

Bộ 1

Cái 6

Cái 6

Thanh 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

NỘI DUNG

Đà sắt L75x75x6 dài 2m40

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN
VỊ

Đà 2

1

16
00

10
00

6 9

5
2

7 10

96

3 4

900 700 700

98

10

Dây chằng đối lực11

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250
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Bộ 1

Cái 8

Cái 1

11
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Đà sắt L75x75x6 dài 2m10
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Đà

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ
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Dây chằng đối lực12 Bộ 1

Bù lông ven ren 2 đầu 16x300

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 1810

9

26Cái

Cái 6

12
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Bù lông 16x35
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Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x3006
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Đà sắt L75x75x8 dài 2m40
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12 Dây chằng đối lực Bộ 1

Bù lông ven ren 2 đầu 16x300

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 1810
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GHI CHÚ:

Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost
thay thế sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để
tăng chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới điện.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Bù lông 16x300

Sứ Polymer 24 KV & phụ kiện

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông mắt 16 -dài 250 (300)

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Kẹp góc cỡ thích hợp theo cáp
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GHI CHÚ:

-  Dây chằng được chọn tuỳ
thuộc vào loại dây dẫn, góc
lớn nhỏ. Có thể sử dụng dây
chằng kép, hoặc 2 dây chằng
xuống đơn. Dây chằng có 2
loại 4000Kgf và 8000Kgf.
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Bù lông 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ treo dừng dây (01 bát) và phụ kiện

Bù lông 16x35
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Đà sắt L75x75x8 dài 2m00
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GHI CHÚ:

-  Dây trung hòa > 95mm2, sử
dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ
treo (Chi tiết theo TC0601).
-  Dây chằng được chọn tuỳ thuộc
vào lực căng dây dẫn. Có thể sử
dụng 2 dây chằng xuống đơn và
loại 4000Kgf hoặc 8000Kgf.
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Dây chằng đối lực Bộ 1

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250 Cái 2
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Chân sứ đỉnh loại thẳng dài 870 mm

Mối nối bằng ống nối hoặc đầu cốt ép

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 720 mm

Sứ treo thủy tinh dừng dây (01 bát) & phụ kiện
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GHI CHUÙ:
- Tiêu chuẩn này có thể dùng cho
trụ có góc đến 60  và tăng cường
dây chằng đối lực phân giác.
-  Dây trung hòa > 95mm2, sử
dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ
treo.
-  Dây chằng được chọn tuỳ thuộc
vào lực căng dây dẫn, góc lớn nhỏ.
Có thể sử dụng dây chằng loại
4000Kgf hoặc 8000Kgf.
- Có thể sử dụng sứ đứng 24kV
loại Linepost thay thế sứ đứng
24kV + chân sứ đứng để tăng
chiều dài đường rò, giảm sự cố lưới
điện.

6

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

10 Kẹp dừng dây
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Bù lông 16x35

Bù lông 16x250

Sứ dừng dây (01 bát) và phụ kiện

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250
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Chuỗi sứ Polymer 24kV và phụ kiện

Đà sắt L75x75x8 dài 2m40

Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 920 mm
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3
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GHI CHÚ:

-  Dây trung hòa > 95mm2, sử
dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ
treo.
-  Dây chằng được chọn tuỳ
thuộc vào lực căng dây dẫn, góc
lớn nhỏ. Có thể sử dụng dây
chằng loại 4000Kgf hoặc
8000Kgf.

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18
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Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 920 mm
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GHI CHÚ:

-  Dây trung hòa > 95mm2, sử
dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ
treo.
-  Dây chằng được chọn tuỳ
thuộc vào lực căng dây dẫn. Có
thể sử dụng 4 dây chằng xuống
đơn và dây chằng loại 4000Kgf
hoặc 8000Kgf.
- Có thể sử dụng sứ đứng 24kV
loại Linepost thay thế sứ đứng
24kV + chân sứ đứng để tăng
chiều dài đường rò, giảm sự cố
lưới điện.
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-  Dây trung hòa > 95mm2, sử
dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ
treo.
- Có thể sử dụng sứ đứng 24kV
loại Linepost thay thế sứ đứng
24kV + chân sứ đứng để tăng
chiều dài đường rò, giảm sự cố
lưới điện.
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Kẹp dừng dây

Dây chằng xuống đối lực

Sứ treo dừng dây (01 bát) và phụ kiện

Collier sắt 80x8 - 215 ( 250)

Chuỗi sứ treo dừng dây (Hoặc sứ Polymer)

Thanh chống gió sắt L75x75x8 dài 2,15 m

Đà sắt L75x75x8 dài 2m40
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-  Dây trung hòa > 95mm2, sử dụng kẹp dừng
kết hợp 01 bát sứ treo.
-  Dây chằng được chọn tuỳ thuộc vào lực căng
dây dẫn. Có thể sử dụng dây chằng loại
4000Kgf hoặc 8000Kgf.
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GHI CHÚ:
-  Dây trung hòa > 95mm2, sử dụng kẹp dừng kết hợp
01 bát sứ treo.
-  Dây chằng được chọn tuỳ thuộc vào lực căng dây
dẫn, góc lớn nhỏ. Có thể sử dụng dây chằng loại
4000Kgf hoặc 8000Kgf.
- Có thể sử dụng sứ đứng 24kV loại Linepost thay thế
sứ đứng 24kV + chân sứ đứng để tăng chiều dài đường
rò, giảm sự cố lưới điện.
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101Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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102Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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103Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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104Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



1

4

Nguồn đến

Nguồn đến

 3

Nguồn đi

 3

N
guồn đi

TRỤ DỪNG CHUYỂN HƯỚNG 90

3

Bộ 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

NỘI DUNG

2

1

MỤC
SỐ

LƯỢNG
ĐƠN

VỊ

Bộ 1

Chuỗi sứ treo Polymer 2Bộ

Bộ néo dây trung hòa vào trụ : Nth-U

Bộ chằng

1

2

29
35

15
0

19
4

4

4 Cái 4Mối nối bằng ống nối hoặc đầu cốt ép

0

105Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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106Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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107Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



108Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

109Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

110Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

111Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

112Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

113Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

114Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

115Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

116Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

117Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

118Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

119Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

120Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

121Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa các mạch ĐDK trung áp

122Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa các mạch ĐDK trung áp

123Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa các tầng xà

124Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa các tầng xà

125Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

126Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

127Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

128Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.

129Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

130Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐDK trung áp

131Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Khoảng cách pha-pha, pha-đất tham khảo áp dụng
cho ĐDK, sử dung dây dẫn bọc cách điện
- L: Khoảng cách giữa ĐDK trung áp và ĐDK hạ áp
được tính toán áp dụng theo quy định.
- L1: Khoảng cách giữa các mạch ĐDK trung áp

132Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



133Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

134Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

135Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

136Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

137Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

138Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

139Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

140Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

141Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

142Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

143Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất
tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá
được đơn vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha
theo quy định tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

144Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

145Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

146Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

147Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

148Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

149Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà, giá được đơn
vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha theo quy định
tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.

150Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính chất
tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước xà,
giá được đơn vị thiết kế tính toán cho từng dự án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha
theo quy định tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.
- L: Khoảng cách giữa 2 mạch ĐZ trung áp

151Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính
chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước
xà, giá được đơn vị thiết kế tính toán cho từng dự án
cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha - pha
theo quy định tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.
- L1, L2, L3: Được tính toán cụ thể cho từng dự án

152Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

- Các kích thước thể hiện trên sơ đồ chỉ mang tính
chất tham khảo.
- Các khoảng cách pha - pha, pha - đất, kích thước
xà, giá được đơn vị thiết kế tính toán cho từng dự
án cụ thể
- Tham khảo kết quả tính toán khoảng cách pha -
pha theo quy định tại bản vẽ CN.QĐC.TT.04.
- L1, L2, L3: Được tính toán cụ thể cho từng dự án

153Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



154Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

Các kích thước H, H1, L thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị thiết kế
tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

155Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H, H1,H2, L thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị thiết kế
tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

156Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H, H1,H2, L thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị thiết kế
tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

157Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H,H1,H2,H3,H4, L1,L2,L3 thể hiện trên sơ đồ cột phải được
Đơn vị thiết kế tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa
chất và điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

158Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H, H1,H2,H3,H4, L,L1 thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị
thiết kế tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

159Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H1,H2,H3, L, B thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị thiết
kế tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

160Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:

Các kích thước H1,H2,H3, L,L1, B thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị
thiết kế tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất
và điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

161Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ghi chó:
Các kích thước H1, H2, H3, A, L1, L2 thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị
thiết kế tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và
điều kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

162Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



mặt đứng mặt cạnh

ghi chú:
Các kích thước H, L1, L2, A thể hiện trên sơ đồ cột phải được Đơn vị thiết kế
tính toán, áp dụng các điều kiện về vùng áp lực gió, điều kiện địa chất và điều
kiện hành lang an toàn lưới điện của từng khu vực công trình cụ thể.

163Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



164Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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Sứ đứng 24 KV

5

13

Bù lông 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ ống hạ thế và U clevis

Chân sứ đỉnh loại thẳng dài 870 mm

Bù lông 16x35

11

12

9

7

8

Chân sứ đứng

6

DANH MỤC VẬT TƯ

Đà sắt L75x75x6

Thanh chống sắt dẹp 60x62

1

Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x6

3

4

Bù lông 16x300

10

Chuỗi sứ dừng dây loại 01 bát và phụ kiện

Dây chằng đối lực

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
hoặc loại ép (Tap connector #WR).

17

18

16

14

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

15

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây19

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

165Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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GHI CHUÙ:

8

14

18

Bù lông 16x35

Thanh chống sắt L 60x60x6

Đà sắt L75x75x6

Dây chằng đối lực

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông 16x250

Bù lông 16x300

Chuỗi sứ treo dừng dây 01 bát và phụ kiện

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
        hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Đà sắt L75x75x8

Sứ đứng 24 KV6

13

17

16

14

10

12

11

8

9

7 Chân sứ đứng

4

5

3

1

2

DANH MỤC VẬT TƯ

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

15

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây18

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

166Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



11 15

2

1

14 16

8 9

6

3

80
0

2

19

7

5

14 16

10

14 16

18

12 15

18
17

1

4

7

20

Thanh choáng saét L 50x5

Đà sắt L75x75x6

2

1

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Dây chằng đối lực

18

19
Chân sứ đứng

8

Ốc xiết cáp cỡ thích hợp

Bù lông 16x300

Bù lông 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x35

17

15

14

13

11

10

9

Sứ đứng 24 KV

Đà sắt L75x75x6

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

3

7

4

DANH MỤC VẬT TƯ

Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x6

5

6

Bù lông ven ren 2 đầu 16x300

12

16

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây20

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

167Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



8
10

2

119

1

14

14

4

12

3

15

107

8 10

6

14

13

5

16

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
hoặc loại ép (Tap connector #WR).13

Dây chằng đối lực14

Bù lông 16x35

Ốc siết cáp thích hợp (dừng dây trung hòa)

6

Sứ đứng 24 KV

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x250

Bù lông 16x300

Chân sứ đứng

10

12

11

7

9

8

Đà sắt L75x75x6

Thanh chống sắt L 50x5

5

4

3

1

2

DANH MỤC VẬT TƯ

Chuỗi sứ treo 01 bát dừng dây và phụ kiện15

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây16

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

168Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



11

14

6

13

15

9 11

2
9 11

8

4

5

14

4

15

15

14

3

1

10 12

6

3

16

14 Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
        hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Dây chằng đối lực15
Sứ ống hạ thế và U clevis

6

Ốc xiết cáp cỡ thích hợp

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

10

11

12

Bù lông 16x300

Bù lông 16x250

Bù lông 16x35

8

9

7

Thanh chống sắt L 50x5

Đà sắt L75x75x6

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

Chân sứ đứng

Sứ đứng 24 KV

3

4

5

2

1

DANH MỤC VẬT TƯ

13

Thanh nới sắt dẹp 60x6

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây16

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

169Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



170Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



11 OÁc sieát caùp

10

9

6

Bù lông 16x35

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

7

8

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông 16x250

5

4

1 Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Chuỗi sứ dĩa (hoặc sứ Polymer) dừng dây

2

3

GHI CHÚ:

5

7
10

 3

12

FCO - 24 kV (Hoặc LBFCO) và FuseLink

Chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ FCO
(LFFCO) phòng chống sựcố

 9 6

 2

 4

 1  12

11

 14

 12

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

171Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



5

 4

Bộ chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ cho
FCO (LBFCO) phòng chống sự cố

FCO - 24 kV (Hoặc LBFCO) và FuseLink

Chuỗi sứ dĩa (Hoặc sứ Polymer) dừng dây

Đà sắt L75x75x8 - Đỡ FCO

Đà sắt L75x75x8 - Dừng dây

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Ốc siết cáp

3

7

10

9

8

5

6

4

2

1

GHI CHÚ:

 2

 3

 1

 6  8
 7

 910

12

172Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



5

 4

2

1

4

6

5

8

10

9

7

3 FCO - 24 kV (Hoặc LBFCO) và FuseLink

Chuỗi sứ dĩa (Hoặc sứ Polymer) dừng dây

Bộ chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ cho
FCO (LBFCO) để phòng chống sự cố

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Ốc siết cáp

GHI CHÚ:

Đà sắt L75x75x8 - Dừng dây

Đà sắt L75x75x8 - Đỡ FCO

 1

 2

 6  8

 3
10

 7

 9

12

173Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



17

65
0

35
0

7 8

1612 19

5

9

1

2

7

1511

18

4
14
16

 3

 5

18

19

18  5

10

13

20

21

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Dây chằng đối lực

Chuỗi sứ treo dừng dây 01 bát và phụ kiện

Bù lông 16x300

Bù lông 16x35

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông 16x250

18

17

16

14

15

13

11

12

10

GHI CHÚ:

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Đà sắt L75x75x6

Chân sứ đứng

Chân sứ đỉnh loại thẳng dài 870 mm

Sứ ống hạ thế và U clevis

Sứ đứng 24 KV

8

9

7

5

6

4

2

3

1

FCO - 24kV (hoặc LBFCO) và Fuse Link

19

Bộ chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ cho
FCO (LBFCO) phòng chống sự cố

20

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây21

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

174Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



12

14

3 4

9

17

6

1510

19

19

11 15

18

13

3

2

7

1

8

5

5

9

20

16

21

Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
        hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Chuỗi sứ treo 01 bát dừng dây và phụ kiện

19 Dây chằng đối lực

18

16

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

14

15

13

Bù lông 16x35

11

12

Bù lông 16x35

10

Bù lông 16x300

GHI CHÚ:

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Sứ ống hạ thế và U clevis

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

8

9

Bù lông 16x250

7

Chân sứ đứng

5

6

Sứ đứng 24 KV

4

Đà sắt L75x75x8

Đà sắt L75x75x6

Thanh chống sắt L 60x60x62

3

1

FCO - 24 kV (LBFCO) và Fuse Link

17

20 Bộ chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ cho
FCO (LBFCO) để phòng chống sự cố

21 Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

175Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



20

17

6

15

15 19

43

2
1

18

11

13 16

10
00

15

2

18

12 16

19

9 10
1

20

8

7

 4

514 22

21

Thanh choáng saét L 50x5

Đà sắt L75x75x6

Chân sứ đứng

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis

Sứ đứng 24 KV

Đà sắt L75x75x6

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Bộ sứ dĩa ( Hoặc sứ polymer ) dừng dây

Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x6

10

12

11

9

8

6

7

4

5

3

2

1

GHI CHÚ:

FCO - 24 kV (Hoặc LBFCO) và Fuse Link Mối nối 2 rãnh song song loại 3 bù lông,
        hoặc loại ép (Tap connector #WR).

Dây chằng đối lực

Ốc xiết cáp cỡ thích hợp

Bù lông 16x300

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Bù lông 16x35

Bù lông ven ren 2 đầu 16x25014

18

19

20

16

17

15

13

Bộ chụp Silicon chuyên dụng bảo vệ cho
FCO (LBFCO) phòng chống sự cố21

Kẹp dừng hoặc giáp níu để dừng dây22

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

176Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



19

18

16

19

 4

2824

 4

3

16

2322

NGUOÀN

13

8

13  2

26 6 25 1

 7

10

 9

TẢI
12

 5

7

14

17

11

15

24

28

27

Tủ điều khiển và bảo vệ của Recloser

Recloser - 24kV - 630A - 12kA/1s

Cáp Cu bọc cách điện 24kV - 200 mm2

Cáp Cu bọc 24 kV-25mm2

Đà sắt L75x75

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Sứ đứng 24 KV

5

9

10

7

8

6

2

3

4

1

GHI CHÚ:

LTD Switch 27kV-630A

Máy biến áp 1P-12.700V/230V-1000VA

LA 18 kV loại phân phối

Đầu cốt ép Cu 70 mm2

12

Tap Connector WR - Cho tiếp đất

Trụ BTLT 12 m và móng trụ thích hợp

Tiếp đất lặp lại 2 cọc và tiếp đất thiết bị

Collier sắt dẹp 30x4 - Kẹp ống PVC 60

20

19

15

17

18

16

14

13 Mối nối ép Al/Cu - Thích hợp với dây dẫn

Chuỗi sứ treo 01 bát dừng dây và phụ kiện

Chuỗi Polymer loại clevis dừng dây

Đầu cốt ép Al/Cu - Thích hợp dây dẫn

11

Giá sắt đỡ Recloser 27

26

Bù lông 16x250 - Ven ren 2 đầu

Cáp điều khiển và cáp nguồn cho Recloser

Ốc xiết cáp dừng dây N

Ống nhựa PVC 60 và phụ kiện

Bù lông 16 - Chiều dài thích hợp

22

25

24

23

Bù lông 12x40 - Lắp thiết bị

21

28 Long đền tròn 14

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

177Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



20
0

70
0

90
0

 6

4

12

1

2

13

15

 3

8

15

10

7

 9

 5

 1

14

12

11

16

18

6

12

15

13

9

11

10

8

7

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Kẹp rãnh song song 3 bù lông (PG Clamp)
hoặc loại  ép - Loại Cu-Al

LA 18kV loại phân phối

Bù lông 16x350 (Lắp LBS)

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis

3

5

4

2

1

Chuỗi sứ dĩa (Hoặc sứ Polymer) dừng dây

Thanh chống sắt dẹp 60x6

GHI CHÚ:

Đà sắt L75x75x8

LBS - 24 kV - 600 A (Bao gồm phụ kiện)

Cáp Cu bọc 24 kV - 200 mm2

14

Bù lông 12x35

11

Bù lông 16x250 ven ren 2 đầu

Kẹp cực LBS

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

178Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



11
10

6

1

13

 87

12

 16

3

 4

2
5

5

15

11

5

7 Sứ ống hạ thế và U clevis

8 Bù lông 16x250

6

1 Đà sắt L75x75x8

Chuỗi sứ treo dừng dây (Hoặc sứ Polymer)

3

4

2

GHI CHÚ:

Đà sắt L75x75x8  - Đỡ LBS

LBS - 24 kV - 600 A

Cáp Cu bọc 24 kV - 200 mm2

Bộ truyền động LBS Kẹp rãnh song song 3 bù lông (PG Clamp)
            hoặc loại  ép (Tap connector #WR)

13

12

Ốc siết cáp

9 Bù lông 16x100

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 1811

10 Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

179Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



12
11

1815

23

10

1312

19

150 870

 6
 3

 4

 1  2

 5 17

 7

760 150430

14

21

22

12 Trụ BTLT 12 m và móng trụ thích hợp

19

15

16

18

17

13

14

Bù lông 16 -250 Chiều dài thích hợp

Bù lông 16x250 - Ven ren 2 đầu

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

Bù lông 16x40

Ốc xiết cáp dừng dây N

Tap Connector WR - Cho tiếp đất

5

11

10

9

6

8

7

4

3

2

1

Chuỗi sứ dĩa (Hoặc sứ Polymer) dừng dây

Collier sắt dẹp 30x4 - Giữ ống truyền động

Tiếp đất lặp lại 2 cọc và tiếp đất thiết bị

Giá thao tác DS

Đầu cốt ép Cu - 25 mm2

U clevis và sứ ông hạ thế

Đầu cốt ép Al/Cu - Thích hợp dây dẫn

Cầu dao cách ly (DS)- 3 pha - 24 kV - 630 A

Đà sắt, cấy chống, và phụ kiện đỡ DS

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Đà sắt L75x75x8

GHI CHÚ:

21 Kẹp dừng dây

22 Cáp Cu bọc 24 kV-25mm2

23 Thanh truyền động DS

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

180Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



14 15

 5

 3

 8

 6

9

Bù lông ven ren 2 đầu 16x250

Long đền tròn 14

Long đền vuông  50x50 dày 2,5 mm 18

Kẹp rãnh song song 3 bù lông (PG Clamp)
hoặc loại  ép (Tap connector #WR)

15 Ốc siết cáp

14

11

10

4

Sứ đứng 24 KV

Chân sứ đứng

Bù lông 12x35

Bù lông 16x250

Sứ ống hạ thế và U clevis8

7

6

5

Chuỗi sứ Polymer dừng dây loại Clevis

Đà sắt L75x75x8

Thanh chống sắt dẹp 60x62

3

1

GHI CHÚ:

LTD Switch 24 kV - 600 A

12

 1  2

 9 12

 7

 4

13

Kẹp rãnh nối dây loại Al/Cu

TẢI NGUỒN

181Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



21

15

14

13

15

12

18 20

8

1 4

10 11

9  6  3

13

12

22
24

24

 8

 6

 2
 7

 9

 3

18 19

 5
17

Collier sắt dẹp 30x4 - Kẹp ống PVC 6012

Tap Connector WR

Cáp điều khiển 4x4 mm2

Ốc xiết cáp dừng dây N

Trụ BTLT 12 m và móng trụ thích hợp

Tiếp đất lặp lại 2 cọc và tiếp đất thiết bị

Điện năng kế và thùng bảo vệ ngoài trời

Ống nhựa PVC 34 loại mềm

Bù lông 16 - Chiều dài thích hợp

Bù lông 16x40

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

Bù lông 10x30 - Lắp thiết bị

22

24

23

21

20

19

15

17

18

16

14

13

U clevis và sứ ông hạ thế

Sứ đứng 24 KV và chân sứ đứng

LA 18 kV loại phân phối

Cáp Cu bọc cách điện 25 mm2 - 24kV

Chuỗi sứ treo dừng dây (Hoặc sứ Polymer)

Thanh chống sắt dẹp 60x6

VT 12000 V/120 V và giá đỡ lắp trên đà

CT 24kV và giá đỡ lắp trên đà

Đầu cốt ép Al/Cu - Thích hợp dây dẫn

Đà sắt L75x75x8

Đầu cốt ép Cu 25 mm2

5

9

10

11

7

8

6

2

3

4

1

GHI CHÚ:

Ống nhựa PVC 60 và phụ kiện

182Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



17

16

17

15

13

14

10

12

> 300 mm

15

14

10

 4

27 11

 8

 6

 99

1

20

4

 6  3

 2

11

 7

21

118

19

 5

22
23 26
25

12 Giá sắt L40x4 cố định đầu cáp

26 Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

Dây chằng đối lực27

19 Tap Connector WR

Bù lông 16 - Chiều dài thích hợp

Bù lông 10x30 - Lắp thiết bị

Ống nhựa PVC 60 và phụ kiện

Bù lông 16x4023

24

25

Cáp điều khiển 4x4 mm220

22

21

Ống sắt trãng Zn 150 dài 3,0 m

Collier sắt dẹp 30x4 - Kẹp ống 150

Điện năng kế và thùng bảo vệ ngoài trời

Tiếp đất lặp lại 2 cọc và tiếp đất thiết bị

Trụ BTLT 12 m và móng trụ thích hợp

Kẹp quai và kẹp hotline

17

18

16

13

14

15

Đầu cáp 3P-24kV-Loại ngoài trời

FCO hoặc LBFCO - 24kV và Fuse link

CT 24kV và giá đỡ lắp trên đà

VT 12000 V/120 V và giá đỡ lắp trên đà

LA 18 kV loại phân phối

Cáp Cu bọc cách điện 24kV

9

10

11

7

8

6

Thanh chống sắt dẹp 60x6

Chuỗi sứ treo dừng dây (Hoặc sứ Polymer)

U clevis và sứ ông hạ thế

Đà sắt L75x75x8

2

Sứ đứng 24 KV

5

4

3

1

GHI CHÚ:

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm 18

Phía nguồn

183Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



24

 4

14
15

 9 6  8 7

12

 2
 1

10
 3

 1

 3

12

11

2518

19 25 5

21

131617

10

Kẹp quai và Hot Line Clamp

Bù lông  12x100

Bù lông  16x40

Móng trụ kép

Bù lông  12x40

Kẹp SplitBolt Cu/Al
hoặc Tap Connector WR cỡ thích hợp

Cọc tiếp đất và kẹp

Bù lông  16x250

Đà sắt L75x75x8 đỡ cây chốngø

Đà sắt L75x75x8 đỡ tụ bù

Thanh L50x50x5 Liên kết đà

Ống nhựa PVC 21 dài 3 m

Sắt U 120x60x5 liên kết trụ

Bù lông  16x320

Thanh chống sắt L60x60x6

Collier giữ ống PVC

Thanh chống composite 40x10

Đà composite L75x75x6

Cáp Cu bọc PE-24kV-50mm2

Cáp Cu trần 25 mm2

19

24

20

23

22

21

16

15

18

17

12

1111

13

14

Tụ bù 1 pha - 13,2 kV dung lượng thích hợp

LBFCO - 24KV - 100A - Fuse Link thích hợp

LA 18kV - 10kA loại phân phối

5

8

9

7

6

4

3

1

2

GHI CHÚ:

Bù lông  16x250 ven ren 2 đầu

25 Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm  18

184Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



 5

 4

10

19

15
1413

32

20 2827 33

11

 6252221 23 24

 1

 9 3

NGUỒN TẢI

17 1812

11

1712 18

 8

 1
 2

 5
26
33

16 1318

 7

GHI CHÚ:

Kẹp quai và Hot Line Clamp

Cáp Cu trần 25 mm2

Cáp Cu bọc PE-24kV-50mm2

Bộ điều khiển hệ số công suất (or dòng điện)

Cảm biến dòng (Line post current sensor)

LA 18kV - 10kA loại phân phối

VT 12.000 V/120 V - 1500 VA

Vacuum Switch 1P - 24 kV - 120VAC

Kẹp cực thiết bị Al/Cu - Loại ép

Đà composite L75x75x6

Thanh chống composite 40x10

LBFCO - 24KV - 100A - Fuse Link thích hợp

Collier giữ ống PVC

Ống nhựa PVC 60 và phụ kiện

Thanh chống sắt L60x60x6

Bù lông  16x320

Sắt U 120x60x5 liên kết trụ

Ống nhựa PVC 21 dài 3 m

Thanh L50x50x5 Liên kết đà

Tụ bù 1 pha - 13,2 kV dung lượng thích hợp

Chuỗi polymer, giáp níu dừng dây & phụ kiện

Đà sắt L75x75x8 đỡ tụ bù

Đà sắt L75x75x8 đỡ cây chống

Bù lông  16x250

Cọc tiếp đất và kẹp

Bù lông  ven ren 2 đầu 16x250

Bù lông  12x40

Móng trụ kép

Bù lông  16x40

Bù lông  12x100

Kẹp SplitBolt Cu/Al
hoặc Tap Connector WR cỡ thích hợp

Cáp điều khiển 4x4mm2-Cu/PVC/PVC

2

10

28

33

29

32

30

31

19

24

26

27

25

21

22

23

20

17

18

15

16

14

13

1111

12

5

6

7

9

8

1

3

4

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm  18

185Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



11 12

10 1614

222019 21 23

 9

 2
 1

15 29

10 14 16

 4

 3

 1

 7

 4

 5

301817 25 26

 9

 8

24
30

 6

111316

Cáp điều khiển 4x4mm2-Cu/PVC/PVC

Kẹp SplitBolt Cu/Al
hoặc Tap Connector WR cỡ thích hợp

Bù lông  12x100

Bù lông  16x40

Móng trụ kép

Bù lông  12x40

Cọc tiếp đất và kẹp

Bù lông  16x250

Đà sắt L75x75x8 đỡ cây chốngø

Đà sắt L75x75x8 đỡ tụ bù

Tụ bù 1 pha - 13,2 kV dung lượng thích hợp

Thanh L50x50x5 Liên kết đà

Ống nhựa PVC 21 dài 3 m

Sắt U 120x60x5 liên kết trụ

Bù lông  16x320

Thanh chống sắt L60x60x6

Ống nhựa PVC 60 và phụ kiện

Collier giữ ống PVC

LBFCO - 24KV - 100A - Fuse Link thích hợp

Thanh chống composite 40x10

Đà composite L75x75x6

Kẹp cực thiết bị Al/Cu - Loại ép

Vacuum Switch 1P - 24 kV - 120VAC

VT 12.000 V/120 V - 1500 VA

LA 18kV - 10kA loại phân phối

Bộ điều khiển theo điện áp ( hoặc thời gian)

Cáp Cu bọc PE-24kV-50mm2

Cáp Cu trần 25 mm2

Kẹp quai và Hot Line Clamp

9

30

29

28

18

23

25

27

26

24

20

22

21

19

14

16

15

17

12

1111

13

10

8

7

6

5

4

3

1

2

GHI CHÚ:

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm  18

186Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



25

 4

17
18

15

 2
 1

 3

 1

15

14

212613

 6

 9

08

N

 9

 6

11

13

12

161920

Thanh saét L50x50x5

Thanh saét L75x75x6

Tụ bù 1 pha - 8,66 kV dung lượng thích hợp

LBFCO - 24KV - 100A - Fuse Link thích hợp

LA 18kV - 10kA loại phân phối

GHI CHÚ:

6

8

9

7

1

5

4

3

2

Đà composite L75x75x6

Thanh chống composite 40x10

Thanh sắt L50x50x5

Thanh sắt L50x50x5

Kẹp quai và Hot Line Clamp

Kẹp SplitBolt Cu/Al
hoặc Tap Connector WR cỡ thích hợp

Cọc tiếp đất và kẹp

Thanh sắt L50x50x5

Thanh sắt L50x50x5

Đà Composite 110x80 dày 5

Cáp Cu bọc PE-24kV-50mm2

Cáp Cu trần 25 mm2

18

10

1111

12

13

14

Sắt dẹp 50x5

17

16

15

Bù lông  12x150

Bù lông  16x40

Móng trụ kép

Bù lông  12x40

Bù lông  16x250

Ống nhựa PVC 21 dài 3 m

Collier giữ ống PVC

22

26

25

24

23

19

21

20

Long đền vuông 50x50 dày 2,5mm  18

187Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



188Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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189Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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190Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG GIẾNG VÀ MÓNG NGẮN

191Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG CỘT BTLT DÙNG 1 ĐÀ CẢN

192Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG CỘT BTLT DÙNG 2 ĐÀ CẢN

193Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG TRỤ DÙNG 2 ĐÀ CẢN SO LE

194Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG TRỤ PI DÙNG 4 ĐÀ CẢN

195Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



MÓNG TRỤ PI (4 TRỤ) DÙNG 4 ĐÀ CẢN

196Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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197Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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198Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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199Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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200Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



201Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



202Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



203Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



204Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



205Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



206Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



207Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



208Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



CHUOÃI NEÙO 24KV POLYMER

BỘ DỪNG DÂY TRUNG HÒA
DÂY DẪN > 95MM2

BỘ ĐỠ DÂY TRUNG HÒA
GÓC ĐẾN 30

BỘ DỪNG DÂY TRUNG HÒA
DÂY DẪN ĐẾN 95MM2

CHUỖI SỨ NÉO 1 BÁT

209Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



GIÁP NÍU CHO DÂY DẪN

Mã màu

L

240/32 185/24 150/19 95/16 70/11 50/8

21,5-22,1 18,6-19,3 16,5-17,2 14,8-15,3 11,2-11,7 9,5-10

KÍCH THƯỚC DÂY DẪN (mm2)

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY DẪN (mm)

KÍCH THƯỚC L (cm)

TRỌNG LƯỢNG (gr)

MÃ MÀU

Ghi chú: Tất cả các chi tiết sắt được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ trung bình
                theo tiêu chuẩn IEC 60383 là ≥ 85µm

210Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



CỞ DÂY BUỘC (MM2)

155300MCM

AWG hoặc MCM

34

107

672/0

4/0

2

TIẾT DIỆN DÂY DẪN (MM2)

CỠ DÂY DẪN 

28022

14

14

14

225

280

225

CHIỀU DÀI DÂY BUỘC (CM)

A
DÂY BUỘC

Bắt đầu từ điểm giữa 
dây buộc (điểm A)

L = 6xD

SỨ ĐỨNG 

L = 6xD

D

Lưu ý:
Đối với các loại cáp bọc, dây buộc sứ phải làm từ vật liệu phi kim loại để hạn chế
hiện tượng phóng điện đỉnh nhọn

211Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



dây buộc (điểm A)
Bắt đầu từ điểm giữa 

DÂY BUỘC A

D

SỨ ĐỨNG 

L = 6xDL = 6xD

14672/0 225

300MCM

4/0

155

107

22

14

280

280

AWG hoặc MCM

2

CỞ DÂY BUỘC (MM2)
TIẾT DIỆN DÂY DẪN (MM2)

34

CỠ DÂY DẪN 

14

CHIỀU DÀI DÂY BUỘC (CM)

225

Lưu ý:
Đối với các loại cáp bọc, dây buộc sứ phải làm từ vật liệu phi kim loại để hạn chế
hiện tượng phóng điện đỉnh nhọn
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dây buộc 
Bắt đầu từ điểm giữa 

1,5 vòng

4,5 vòng

CỞ DÂY BUỘC (MM2)

155300MCM

AWG hoặc MCM

34

107

672/0

4/0

2

CỠ DÂY DẪN 

120

14

100

CHIỀU DÀI DÂY BUỘC (CM)
TIẾT DIỆN DÂY DẪN (MM2)

SỨ ỐNG CHỈ

SỨ ỐNG CHỈ

Lưu ý:
Đối với các loại cáp bọc, dây buộc sứ phải làm từ vật liệu phi kim loại để hạn chế
hiện tượng phóng điện đỉnh nhọn
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chi tiÕt a

chi tiÕt bchi tiÕt c

ghi chó :

2

chi tiÕt c

chân cột btlt

chi tiết b chi tiết c
1

2

chi tiết a

4

3

4 3

1

mặt đất (cốt nền)mặt đất (cốt nền)

cột btlt

1 dây nối đất, dây thép tròn hoặc thép tấm

2 cọc tiếp đất (cọc thép tròn hoặc thép góc)

3 tấm nối đất (cờ nối đất), thép tấm

4 bulông, rông đen kèm đai ốc.

đấu nối với tiếp địa thân cột
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> 
50

0 
m

m

1

2

Lỗ trụ 18

3

Kẹp Splitbolt Cu/Al
hoặc Tap connector WR - Cỡ thích hợp

3 Cái

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Cọc tiếp đất tròn - nhúng Zn1

2

MỤC

Dây Cu trần

NỘI DUNG

Cái

Kg

ĐƠN
VỊ

SỐ
LƯỢNG

Dây trung hòa

Dây tiếp đất luồn trong lòng trụ

Chi tiết hàn

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho trụ trồng mới, trụ không
đặt trạm biến áp.
2. Mối nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical
Joint Compound.
3. Ở vị trí tiếp đất ruộng nước, cọc tiếp đất được đóng
sâu tối thiểu 1,00 m.
4. Liên kết giữa đây đồng trần với cọc tiếp địa bằng
phương pháp hàn

GHI CHÚ:

CHI TIẾT A: NỐI DÂY TIẾP ĐẤT VỚI
TRỤ

2

5

4

Dây tiếp đất sắt tròn φ10
đặt trong lớp bêtông

Đai ốc vuông 60x60x10
lỗ ren K 12 sắt mạ kẽm

Xem chi tiết A

Mối hàn điện
 dài 50mm

4 Đầu coss ép Cu mạ Zn Cái

5 Bu long mạ Zn Cái

Bộ tiếp địa này áp dụng cho tiếp địa lặp lại dây trung tính, lưới điện 3 pha, 4 dây
Tại các khu vực nền đất cứng có thể chuyển sang cọc thép góc và dùng dây nối là
dây thép, cọc và dây nối được liên kết với nhau bằng phương pháp hàn.
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Dây trung hòa

> 
50

0 
m

m

1

Chi tiết hàn

Dây tiếp đất luồn
trong ống PVC 21

2

5

Kẹp Splitbolt Cu/Al
hoặc Tap connector WR - Cỡ thích hợp

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Cọc tiếp đất tròn - nhúng Zn

ống nhựa PVC

Đai thép dẹp và bu long - nhúng Zn

1

5

4

3

MỤC NỘI DUNG

Cái

Cái

Bộ

Mét

ĐƠN
VỊ

SỐ
LƯỢNG

4

3

Dây Cu trần2 Kg

CHI TIẾT LẮP ĐAI THÉP + KHÓA ĐAI GIỮ ỐNG NHỰA
( TỈ LỆ : 1/15 )

Dây tiếp đất luồn
trong ống nhựa PVC

Đai thép 30x4
thích hợp

GHI CHÚ:

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho trụ đặt trạm biến áp,
trụ hiện hữu, trụ lắp thiết bị trung áp cần tiếp đất.
2. Mối nối ép Tap connector WR phải có đủ
Electrical Joint Compound.
3. Ở vị trí tiếp đất ruộng nước, cọc tiếp đất được
đóng sâu tối thiểu 1,00 m.
4. Liên kết giữa đây đồng trần với cọc tiếp địa bằng
phương pháp hàn

Xem chi tiết

Bù long 12x40

Đến các điểm nối đất
của thiết bị điện

30
00

Xem chi tiết B

Bộ tiếp địa này áp dụng cho tiếp địa lặp lại dây trung tính, lưới điện 3 pha, 4 dây
Tại các khu vực nền đất cứng có thể chuyển sang cọc thép góc và dùng dây nối là
dây thép, cọc và dây nối được liên kết với nhau bằng phương pháp hàn.
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> 
50

0 
m

m

Cọc được đóng
xuống đất không đào

>500 mm

Đất đào đầm chặt

Cọc được
đóng nghiêng

TRỒNG TRỤ TRÊN VỈA HÈ

Vỉa hè bê tông

>500 mm

> 
50

0 
m

m

30
0

30
0

>500 mm

> 
50

0 
m

m

30
0

Khoảng cách lớn hơn 1,5 lần chiều dài cọc (> 3,6m)

TIẾP ĐẤT LẬP LẠI
2 CỌC TRỤ ĐÔI

1. Ở vị trí tiếp đất ruộng nước, cọc tiếp đất được
đóng sâu tối thiểu 1,00 m.
2.  Cọc được đóng ở phần đất nguyên thủy.

GHI CHÚ:

Trụ được đóng tại 
gốc trụ, xong được 
tráng bê tông lại
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> 3600 mm > 3600 mm >500

Cọc tiếp đất

Trụ điện

TIẾP ĐẤT LẬP LẠI 1 TIA, 3 CỌC ĐẤT HAY NHIỀU HƠN

Dây Cu trần Xỏ 2 dây trong 1 kẹp

Trụ điện

> 3600 mm

> 3600 m
m

> 
36

00
 m

m

Cọc tiếp đất

Dây Cu trần

TIẾP ĐẤT LẬP LẠI LƯỚI
TAM GIÁC 3 CỌC ĐẤT

Kẹp ép

> 
36

00
 m

m

Cọc tiếp đất

Kẹp ép

Dây Cu trần

Trụ điện

TIẾP ĐẤT LẬP LẠI 2 CỌC ĐẤT

1. Ở vị trí tiếp đất ruộng nước, cọc tiếp đất được đóng
sâu tối thiểu 1,00 m.
2.  Kẹp ép loại Tap Connector WR phải đủ Electrical
Joint Compound.
3.  Ở vị trí đất khô nên đào đến tầng đất ẩm rồi thực
hiện đóng cọc.
4.  Tiếp đất lập lại cho đường dây nên chọn vị trí trụ
thấp và ẩm.

GHI CHÚ:
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ĐIỆN ÁP CAO
NGUY HIỂM

CHẾT NGƯỜI

Ghi chú
- Màu sắc: nền trắng, chữ đen, tia sét và khung viền màu đỏ
- Đặt trên trụ cách mặt đất từ 2,0 đến 2,5m, đặt chỗ dể nhìn
- Đặt cả trên 2 trụ đối với trụ PI
- Phải vệ sinh sạch và thêm 2 lớn sơn trên mặt trụ trước khi dán.
- Phải đảm bảo độ bám dính không dưới 3 năm.
- Chứ và số trên bảng số trụ mang tính chất minh hoạ. Tùy thuộc vào độ dài dòng
chữ thể hiện tên tuyến và kích thước chữ số được chọn sao cho phù hợp và dễ nhìn
- Tên tuyến thể hiện tên tuyến đường dây
- Số trụ:
+ Trục chính: Trụ đầu tuyến đánh số 01, tiếp theo 02, 03,...đến trụ cuối
+ Đối với trụ ở nhánh rẽ thì số trụ được đánh số trụ tại vị trí rẽ nhánh và thêm dấu
"/", tiếp theo là số thứ tự 1, ,2, 3,...
+ Khi trồng trụ mới xen giữa các khoảng trụ đã được đánh số thì trụ trồng xen đước
đánh số của trụ phía trước và gắn thêm chữ cái tăng dần từ A đến Z theo hướng xa
nguồn.
- Trường hợp trên cùng một trụ có nhiều tuyến đi chung đánh số theo kiểu như ví dụ
sau:

- Trường hợp trụ giao lưới đánh số theo kiểu như ví dụ sau:

ĐIỆN ÁP CAO
NGUY HIỂM

CHẾT NGƯỜI

ĐIỆN ÁP CAO
NGUY HIỂM

CHẾT NGƯỜI

471-473-475CT

01

Trong đó:
- 471-473-475CT: Phát tuyến 471, 473, 475CT từ trái sáng phải tương ứng mạch dưới cùng đến trên cùng
hoặc ngược lại.

471-473CS Trong đó:
- 471-473CS: Phát tuyến 471, 473CS; 472-474RG từ trái sáng phải tương ứng mạch dưới cùng đến trên cùng
hoặc ngược lại.

01
472-474RG

220Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



221Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

1 QUY ĐỊNH CHUNG LƯỚI TRUNG THẾ NGẦM (1) CH.CN.QĐC.01

2 QUY ĐỊNH CHUNG LƯỚI TRUNG THẾ NGẦM (2) CH.CN.QĐC.02

3 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ NGẦM (LOẠI 1) CH.CN.QĐC.03

4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ NGẦM (LOẠI 2) CH.CN.QĐC.04

5 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ NGẦM (LOẠI 3) CH.CN.QĐC.05

6 QUY ĐỊNH CHUNG LƯỚI HẠ THẾ NGẦM CH.CN.QĐC.06

7 CẤU TRÚC LƯỚI HẠ THẾ NGẦM (DẠNG 1) CH.CN.QĐC.07

8 CẤU TRÚC LƯỚI HẠ THẾ NGẦM (DẠNG 2) CH.CN.QĐC.08

9 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC DẠNG TỦ LIÊN KẾT HẠ THẾ CH.CN.QĐC.09

10 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC DẠNG TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ CH.CN.QĐC.10

11 TỦ HẠ THẾ DẠNG NẮP CHỤP (1) CH.THT.NC.01

12 TỦ HẠ THẾ DẠNG NẮP CHỤP (2) CH.THT.NC.02

13 MÓNG TỦ HẠ THẾ DẠNG NẮP CHỤP CH.THT.NC.03

14 VỎ TỦ HẠ THẾ DẠNG MỞ CÁNH NGANG CH.THT.NC.04

15 CHI TIẾT TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ - DẠNG MỞ CÁNH NGANG CH.THT.NC.05

16 CHI TIẾT TỦ LIÊN KẾT HẠ THẾ - DẠNG MỞ CÁNH NGANG CH.THT.NC.06

17 MÓNG TỦ HẠ THẾ - DẠNG MỞ CÁNH NGANG CH.THT.NC.07

18 TỦ HẠ THẾ CÓ LẮP CÔNG TƠ (LOẠI 1) CH.THT.NC.08

19 TỦ HẠ THẾ CÓ LẮP CÔNG TƠ (LOẠI 2) CH.THT.NC.09

20 TIẾP ĐỊA TỦ HẠ THẾ CH.THT.NC.10

21 QUY ĐỊNH CHUNG (1/9) CH.MC.QĐC.01

22 QUY ĐỊNH CHUNG (2/9) CH.MC.QĐC.02

23 QUY ĐỊNH CHUNG (3/9) CH.MC.QĐC.03

24 QUY ĐỊNH CHUNG (4/9) CH.MC.QĐC.04

25 QUY ĐỊNH CHUNG (5/9) CH.MC.QĐC.05

26 QUY ĐỊNH CHUNG (6/9) CH.MC.QĐC.06

27 QUY ĐỊNH CHUNG (7/9) CH.MC.QĐC.07

28 QUY ĐỊNH CHUNG (8/9) CH.MC.QĐC.08

29 QUY ĐỊNH CHUNG (9/9) CH.MC.QĐC.09

30 QUY ĐỊNH CHUNG (10/11) CH.MC.QĐC.10

31 QUY ĐỊNH CHUNG (11/11) CH.MC.QĐC.11

32 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (1/3) CH.MC.HA.01

33 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (2/3) CH.MC.HA.02

34 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (3/3) CH.MC.HA.03

35 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRONG ỐNG (1/3) CH.MC.HA.04

36 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRONG ỐNG (2/3) CH.MC.HA.05

37 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ ĐI TRONG ỐNG (3/3) CH.MC.HA.06

38 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (1/3) CH.MC.TT.01

39 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (2/3) CH.MC.TT.02

III. CÁC BẢN VẼ CÁP NGẦM TRUNG HẠ ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

III.1. QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN CÁP NGẦM

III.3. QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN LẮP ĐẶT CÁP NGẦM

III.2. BẢN VẼ TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN

III.4. LẮP ĐẶT CÁP NGẦM
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

III. CÁC BẢN VẼ CÁP NGẦM TRUNG HẠ ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

40 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT (3/3) CH.MC.TT.03

41 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRONG ỐNG (1/3) CH.MC.TT.04

42 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRONG ỐNG (2/3) CH.MC.TT.05

43 BỐ TRÍ ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐI TRONG ỐNG (3/3) CH.MC.TT.06

44 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(1/12) CH.MC.HH.01

45 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(2/12) CH.MC.HH.02

46 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(3/12) CH.MC.HH.03

47 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(4/12) CH.MC.HH.04

48 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(5/12) CH.MC.HH.05

49 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(6/12) CH.MC.HH.06

50 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(7/12) CH.MC.HH.07

51 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(8/12) CH.MC.HH.08

52 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(9/12) CH.MC.HH.09

53 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(10/12) CH.MC.HH.10

54 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(11/12) CH.MC.HH.11

55 ĐƯỜNG CÁP NGẦM HỖN HỢP TRUNG HẠ ÁP(12/12) CH.MC.HH.12

56 CÁP ĐẶT TRONG KHỐI ỐNG (1/5) CH.MC.GC.01
57 CÁP ĐẶT TRONG KHỐI ỐNG (2/5) CH.MC.GC.02
58 CÁP ĐẶT TRONG KHỐI ỐNG (3/5) CH.MC.GC.03
59 CÁP ĐẶT TRONG KHỐI ỐNG (4/5) CH.MC.GC.04
60 CÁP ĐẶT TRONG KHỐI ỐNG (5/5) CH.MC.GC.05
61 CÁP ĐẶT TRÊN GIÁ ĐỠ TRONG MƯƠNG BÊ TÔNG (1/5) CH.MC.GC.06
62 CÁP ĐẶT TRÊN GIÁ ĐỠ TRONG MƯƠNG BÊ TÔNG (2/5) CH.MC.GC.07
63 CÁP ĐẶT TRÊN GIÁ ĐỠ TRONG MƯƠNG BÊ TÔNG (3/5) CH.MC.GC.08
64 CÁP ĐẶT TRÊN GIÁ ĐỠ TRONG MƯƠNG BÊ TÔNG (4/5) CH.MC.GC.09
65 CÁP ĐẶT TRÊN GIÁ ĐỠ TRONG MƯƠNG BÊ TÔNG (5/5) CH.MC.GC.10
66 MƯƠNG 2 NGĂN ĐÚC SẴN ĐẶT CÁP ĐIỆN VÀ THÔNG TIN (1/3) CH.MC.GC.11
67 MƯƠNG 2 NGĂN ĐÚC SẴN ĐẶT CÁP ĐIỆN VÀ THÔNG TIN (2/3) CH.MC.GC.12
68 MƯƠNG 2 NGĂN ĐÚC SẴN ĐẶT CÁP ĐIỆN VÀ THÔNG TIN (3/3) CH.MC.GC.13

223Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



224Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ NGẦM

1. Cơ sở pháp lý

        - Quy phạm trang bị Điện của Bộ Công nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN
ngày 11/07/2006, có hiệu lực từ ngày 19/09/2006.

        - Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện ban hành kèm thông tư số 40/2009/TT-BCT

ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

        -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện, QCVN 01:2008 BCT ban hành kèm theo quyết

định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công thương.

        -  Các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế có liên quan như TCVN, IEC...

2. Trạm trung gian
        - Là trạm có các máy biến áp lực truyền tải năng lượng từ cấp điện áp cao 110kV, 220kV thành

cấp điện áp 22kV.

       -  Ưu tiên cấp điện cho các khách hàng thông qua các phát tuyến từ trạm cắt. Hạn chế tối đa việc

cấp điện trực tiếp cho khách hàng từ các lộ ra của trạm trung gian, ngoại trừ trường hợp khách hàng có

phụ tải lớn, hoặc trong trường hợp chưa xây dựng được trạm cắt.

3.  Trạm cắt

        - Trạm cắt được xây dựng gần trung tâm phụ tải.

        -  Các trạm cắt phải được cấp nguồn từ 02 trạm trung gian khác nhau hoặc từ 02 thanh cái khác

nhau của một trạm trung gian.
        -  Phần điện của trạm cắt bao gồm các tủ máy cắt lắp ghép với nhau. Thông dụng nhất là dạng hệ

thống 01 thanh cái có phân đoạn.

4.  Tuyến cáp ngầm

        - Các tuyến cáp ngầm xuất phát từ các trạm ngắt (hoặc trạm trung gian) phải được liên kết với các

tuyến cáp ngầm hoặc dây nổi khác để tạo thành cấu trúc mạch vòng kín, vận hành hở. Các tuyến cáp

ngầm hoặc dây nổi liên kết này phải được cấp nguồn theo thứ tự ưu tiên như sau:

            +  Từ 02 trạm cắt khác nhau

            +  Từ 02 thanh cái khác nhau của từng 01 trạm cắt;
            +  Từ 02 trạm trung gian khác nhau;
            +  Từ 02 thanh cái khác nhau của cùng 01 trạm trung gian.

        -  Có thể sử dụng cáp ngầm trung thế 3 lõi hoặc 1 lõi.

        -  Trong trường hợp dùng cáp 1 lõi đi trong ống, sử dụng ống dạng tổ hợp. Khi sử dụng cáp 1 lõi,

hạn chế tối đa việc sử dụng hộp nối (cáp 1 lõi có thể đảm bảo chiều dài từ trạm này đến trạm khác).

        -  Không đấu nối cáp 1 lõi với cáp 3 lõi. Các vị trí đấu nối giữa cáp 3 lõi và cáp 1 lõi sẽ được thực

hiện tại các tủ điện.

225Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



        - Khi lắp đặt cáp vào ra tủ điện, phải đảm bảo bán kính uốn cong theo quy định của nhà sản xuất,
trong trường hợp không có tài liệu hướng dẫn, có thể tính bán kính uốn cong như sau:

               + 20x(d+D) 5% đối với cáp 01 lõi

               + 15x(d+D) 5% đối với cáp 03 lõi

            Ghi chú:
        D(mm) là đường kính ngoài của cáp

        d(mm) = 1,13 x S   với S(mm2) là tiết diện của cáp

  Ví dụ: bán kính uốn cong đối với cáp 24kV-1x240mm2 là 1,1m 5%, đối với cáp 24kV-3x240mm2 là

1,5  5%

5. Trạm nút
        - Trạm nút lắp đặt tại các vị trí hợp lý trên các tuyến cáp ngầm nhằm phân đoạn, rẽ nhánh hay tạo

liên kết mạch vòng kín, vận hành hở trên cùng tuyến cáp hoặc với tuyến cáp khác.

        -  Trường hợp trạm nút lấy nguồn từ trạm cắt, trạm nút sử dụng các module lắp ghép, bao gồm

các ngăn LBS để đấu nối cáp vào và ra từ tuyến cáp nguồn và đóng, cắt cho nhánh rẽ.

        -  Trường hợp trạm nút lấy nguồn từ trạm trung gian, trạm nút sử dụng các module lắp ghép bao

gồm các ngăn máy cắt( hoặc ngăn LBS) để đấu nối cáp vào và ra từ tuyến cáp nguồn; ngăn LBS để

đóng, cắt cho nhánh rẽ. Khi sử dụng ngăn máy cắt phải tính toán vị trí lắp đặt và đặc tính cắt có thời

gian nhằm phối hợp với chì bảo vệ trạm phân phối và máy cắt phía cấp nguồn.

        -  Các trạm nút được trang bị hệ thống Scada để phục vụ điều khiển từ xa và tự động hóa lưới
điện.

6. Trạm phân phối
        - Các trạm biến áp phân phối được cấp từ tuyến cáp ngầm bằng các tủ điện. Khuyến khích sử
dụng kết cấu trạm trụ thép (trạm giàn 1 cột) tích hợp tủ điện bên trong, sử dụng loại tủ điện lắp ghép có

kích thước nhỏ gọn bao gồm ngăn thanh cái để đấu nối cáp vào, ra và ngăn LBS có bệ đỡ chì bảo vệ

máy biến thế.

        -  Tủ điện được trang bị 01 bộ chỉ báo sự cố. Bộ chỉ báo sự cố được lắp đặt mặc định cho đường
cáp vào.
        -  Trong các trường hợp khác, tùy không gian lắp đặt có thể sự dụng các kết cấu trạm trụ thép
(trạm giàn một cột) không tích hợp tủ điện bên trong (tủ điện riêng tại vị trí thích hợp như trong trạm
xây, trong khuôn viên khách hàng ...), trạm kios (hợp bộ), trạm pad-mounted...
        -  Nhánh rẽ có từ 3 trạm trở lên thì xem xét xây dựng mạch vòng.

        -  Mạch vòng có từ 6 trạm trở lên thì xem xét bố trí thiết bị đóng cắt có tải để phân đoạn. Thiết bị

này có thể sử dụng tủ điện gồm 02 ngăn LBS (1NO, 1NC) có bộ chỉ báo sự cố và 1 ngăn LBS có bệ đỡ

chỉ (nếu có cấp điện cho máy biến thế). Các tủ điện này phải được lắp đặt tại các vị trí thích hợp. Có

thể xem xét sử dụng kết cấu trạm giàn một cột tích hợp tủ điện 3 ngăn bên trong .
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ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ NGẦM

1. Cơ sở pháp lý

        - Quy phạm trang bị Điện của Bộ Công nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN
ngày 11/07/2006, có hiệu lực từ ngày 19/09/2006.

        - Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện ban hành kèm thông tư số 40/2009/TT-BCT

ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

        -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện, QCVN 01:2008 BCT ban hành kèm theo quyết

định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công thương.

        -  Các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế có liên quan như TCVN, IEC...

2. Tủ điện hạ thế
a. Tủ liên kết hạ thế (TLK)
      - Chức năng:
      + Đóng cắt bảo vệ đấu xuất tuyến hoặc liên kết 01 nhánh của trạm thứ nhất với 01 nhánh của trạm
thứ hai bằng máy cắt hạ thế.
      + Có 12 vị trí đấu nối cáp ngầm mắc điện: Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, có thể quyết định số lượng
khách hàng 3 pha và số lượng khách hàng 1 pha.
      + Tạo liên kết với các tủ lân cận bằng thanh đồng bản và bu lông.
b. Tủ phân phối hạ thế (TPP) không có khách hàng đo đếm gián tiếp qua biến dòng hạ thế:
      - Chức năng:
      + Liên kết cáp ngầm hạ thế đường trục với cáp ngầm mắc điện cấp điện cho khách hàng bằng cách
đấu nối trực tiếp cáp ngầm hạ thế vào thanh cái qua đầu cosse.
      + Có 15 vị trí đấu nối cáp ngầm: Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, có thể quyết định số lượng khách
hàng 3 pha và số lượng khách hàng 1 pha.
      + Tạo liên kết với các tủ lân cận bằng thanh đồng bản và bu lông.
c. Tủ phân phối hạ thế (TPP) có khách hàng đo đếm gián tiếp qua biến dòng hạ thế:
      - Chức năng:
      + Liên kết cáp ngầm hạ thế đường trục với cáp ngầm mắc điện cấp điện cho khách hàng bằng cách
đấu nối trực tiếp cáp ngầm hạ thế vào thanh cái qua đầu cosse.
      + Có 09 vị trí đấu nối cáp ngầm: tùy thuộc nhu cầu sử dụng, có thể quyết định số lượng khách hàng
3 pha và số lượng khách hàng 1 pha.
      + Tạo liên kết với các tủ lân cận bằng thanh đồng bản và bu lông.

3.  Tủ liên kết hạ thế
        - Lưới điện hạ thế có cấu trúc mạch vòng kín vận hành hở (được liên kết bằng tủ liên kết - TLK).
Mỗi phát tuyến bình thường vận hành theo định hướng < 5% tải định mức để có thể gánh tải cho phát
tuyến khác trong trường hợp sự cố.
        -  Trong trường hợp rẽ nhánh và hẻm nhỏ: kéo mới cáp ngầm hạ thế vào và ra đấu nối tại 2 tủ
khác nhau để tạo mạch vòng kín.
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GHI CHÚ:
- BÊ TÔNG MÓNG ĐÁ 1x2, CẤP BỀN B20
- BÊ TÔNG LÓT MÓNG ĐÁ 4x6, CẤP BỀN B7.5
- CỐT THÉP ĐƯỜNG KÍNH > 10 DÙNG LOẠI AII
- CỐT THÉP ĐƯỜNG KÍNH < 10 DÙNG LOẠI AI
- LỚP BẢO VỆ CỐT THÉP : 30mm
- BU-LÔNG MÓNG THEO THIẾT BỊ

11.131 8AI 2350 0.9312
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a, Đối với cáp bố trí trong công trình cáp:

1. Sử dụng kết cấu lưới trung thế ngầm ở khi vực đô thị hóa, khu dân cư mới, khu vực nội thành,
khu vực vùng 1 theo đúng quy hoạch của địa phương và đúng quy định trong QPTBĐ
11TCN-2006, phù hợp với cấu trúc sơ đồ vận hành lưới điện nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế

kỹ thuật của công trình đồng thời để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người sử dụng.

2. Công trình lưới điện trung thế ngầm chỉ được đưa vào vận hành trên lưới điện khu vực vùng 1

khi sử dụng các vật tư thiết bị có quy cách kỹ thuật đúng với "Quy cách vật tư thiết bị lưới điện

phân phối" do EVN ban hành.

3. Các bản vẽ tiêu chuẩn lưới trung thế ngầm chỉ thể hiện hình dạng kích thước để xây dựng và

bố trí công trình cáp . Đơn vị thiết kế phải tính toán cụ thể các kết cấu chịu lực của công trình, xác

định quy cách và nêu rõ phương pháp, kết quả tính.

4. Các kích thước bố trí cáp được chọn theo đúng quy định trong " Quy phạm trang bị điện" ban

hành theo quy định số 19/2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ công Thương),

cụ thể các kích thước tối thiểu được quy định như sau:

Các công trình cáp là các công trình dành riêng để đặt cáp, để các hộp nối cáp.

Các công trình cáp gồm có:

- Hầm cáp

- Giếng cáp

- Mương cáp

- Khối ống cáp

Khoảng cách giữa các cáp với nhau theo bản sau:
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tên các kích thước

kích thước tối thiểu khi đặt cáp (MM)

trong hầm cáp và

trong gian cáp
trong mương cáp

Chiều cao 1800 Theo thiết kế

Khoảng cách ngang giữa các

giá đỡ ( kết cấu ) khi đặt giá

đỡ ở cả 2 phía (độ rộng lối đi).

1000

300 với độ sâu 0,6m

450 với độ sâu 0,6-0,9m

600 với độ sâu >0,9m

Khoảng cách ngang từ giá đỡ

đến tường khi đặt giá đỡ ở 1

phía (độ rộng lối đi)

900

300 với độ sâu 0,6m

450 với độ sâu 0,6-0,9m

600 với độ sâu >0,9m

Khoảng cách thẳng đứng giữa

các giá đỡ ngang:

a, Khi giá đỡ có từ 2 đến 4

cáp lực

b, Khi giá đỡ có trên 4 cáp lực

250

0,6 chiều dài công son

giá đỡ

200

0,6 chiều dài công son

giá đỡ

800 - 1000Khoảng cách giữa các giá

đỡ theo chiều dài công trình.

800 - 1000

Khoảng cách thẳng đứng và

khoảng cách nằm ngang giữa

các cáp lực.

không nhỏ hơn đường kính

của cáp

không nhỏ hơn đường kính

của cáp
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b, Các khoảng cách từ cáp đến các công trình khác:

 Các khoảng cách từ cáp đến các công trình khác theo bảng sau:

tên công trình ngầm khác

các khoảng cách tối thiểu (mm)

 Thẳng đứng mặt phẳng ngang

x [x] y [y]

Nền móng nhà, móng cột, móng công

trình xây dựng.

Cáp thông tin

ống cấp nước, thoát nước

ống dẫn dầu, khí đốt

ống dẫn hơi nóng

Đường sắt (*)

600 600 KCP TKCT

500 500 500 500

500 200 500 250

1000 1000 KCP 500

KCP 2000 KCP 2000

3000 2000 KCP 1000

Trong đó:

X, [X] : khoảng cách tối thiểu từ cáp ngầm trung thế ,( từ mương bê tông hoặc ống chứa cáp) đến mặt bằng

đứng bố trí công trình ngầm khác đi song song với tuyến cáp.

X, [X] : khoảng cách tối thiểu từ cáp ngầm trung thế ,(từ mương bê tông hoặc ống chứa cáp) đến mặt bằng

đứng bố trí công trình ngầm khác giao chéo với tuyến cáp.

Đối với trường hợp giao chéo, được phép sử dụng kích thước [Y] khi cáp được đặt trong mương bê tông

hoặc trong ống ít nhất trên đoạn giao chéo và cộng thêm 2m về mỗi phía.

KCP: không cho phép bố trí

TKCT: trong các trường hợp cụ thể, thiết kế phải tính toán và thiết kế chi tiết.

(*) thông thường cáp phải đặt ngoài phạm vi đường sắt. Trong các trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng kích

thước theo bảng này khi được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý đường sắt.
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5.  Lắp đặt băng cảnh báo cáp ngầm

Cáp đi trong ống, chôn trực tiếp hay trong mương cáp ngầm dưới mặt đất phải lắp băng cảnh báo cáp

ngầm dọc theo tuyến cáp.

*  Quy cách lắp băng cảnh báo:

-  Đặt băng cảnh báo ở độ sâu =0,45m so với lề đường, mặt đất có chôn cáp ngầm, hoặc trên đan,

gạch làm dấu trong trường hợp đan, gạch làm dấu ở độ sâu 0,45m.

-  Nếu hệ thống chỉ có 1 sợi cáp ngầm : rải 1 băng dọc theo chiều dài cáp.

-  Nếu hệ thống trên 1 sợi cáp ngầm: rải 2 băng cảnh báo ở 2 bên của hệ thống cáp ngầm, khoảng

cách giữa 2 băng tối đa là 20cm.

-  Đối với cáp chôn ngầm có đan làm dấu thì mặt trên của từng tấm đan phải có khắc chìm dòng chữ

 " CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC, NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI" .

-  Đối với cáp ngầm đi trong mương bê tông thì trên bề mặt của lắp đan bê tông đậy mương cáp phải có

khắc chìm dòng chữ  "cáp ngầm điện lực, nguy hiểm chết người" trên từng tấm đan để thay thế băng

cảnh báo cáp ngầm.

6.  Lắp đặt ống dự phòng cho cáp quang:

Sử dụng ống nhựa cứng ( hoặc uốn được, hoặc 2 mảnh) có đường kính 32mm hoặc 40mm hoặc ống

làm nhựa xoắn HDPE đường kính 40/30mm hoặc 50/40mm làm ống dự phòng luồn cáp quang.

-  Độ sâu ống luồn cáp quang tương đương độ sâu chôn cáp điện lực (trừ những chỗ phải xử lý đặc biệt

do sự cản trở của các công trình ngầm khác hoặc điều kiện địa hình địa chất không cho phép).

-  Cho phép đặt ống luồn cáp quang sát cáp ngầm điện lực, không cần có khoảng cách, nhưng nếu điều

kiện cho phép thì đặt ống luồn cáp quang cách cáp điện lực từ 30mm trở lên và cách vách rãnh cáp một

khoảng = 50mm.

- Tại các vị trí hầm nối cáp điện lực: đường ống luồn cáp quang vòng ra phía ngoài hầm nối cáp điện

lực.

-  Đơn vị thiết kế phải xem xét tính toán trường hợp cụ thể của công trình ngầm có đủ điều kiện để thi

công lắp đặt cáp quang để lắp đặt ống dự phòng cáp quang.

250Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



7.  Dấu hiệu định vị cáp ngầm điện lực:

A. Cấu tạo vật liệu và quy cách lắp đặt dấu hiệu định vị cáp:

1/ Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi:

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi có hai loại : loại bằng gang và loại bằng

sành sứ. Loại bằng gang được lắp trên lề đường hoặc lòng đường , loại bằng sành sứ chỉ được lắp đặt

trên lề đường.

-  Loại bằng gang gồm nắp tán và bu lông - tắc - kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên lề đường

hoặc lòng đường. Kích thước và quy cách của nắp và bu lông xem tiêu chuẩn số TCTT-TNG-26-00.

-  Loại bằng sành sứ được đúc nguyên khối hình trụ có tráng men. Kích thước và quy cách khối sứ xem

tiêu chuẩn số TCTT-TNG-26-00.

-  Bề mặt nắp tán của loại bằng gang hoặc mặt trên khối sứ của loại bằng sành sứ có in chìm:

     +  Dòng chữ  cáp ngầm điện lực dùng định vị cáp trung thế.

     +  Hình mũi tên in chìm để chỉ hướng cáp. Tùy theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình

mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp.

-  Cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông: Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm loại

bằng gang lắp đặt trực tiếp trên mặt đường, có cao độ bằng với mặt đường, vị trí tiếp giáp giữa mặt đường

và lắp tán phải liền mối.

-  Cáp đi dưới nền đường lát gạch hoặc bê tông: Đào 1 hố kích thước 2000x200x200mm, đổ bê tông mác

200, giữa có gắn dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng gang hoặc bằng sứ. Cao độ của nắp tán ( hoặc mặt

trên của dấu hiệu bằng sành sứ ) bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và nắp tán( hoặc

mặt trên khối sứ ) phải liền mối.

2/   Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên đất tự nhiên ( bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...):

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm được chế tạo bằng cọc bê tông cốt thép có 4 mặt in chữ chìm hoặc nổi. Kết

cấu và kích thước của cọc bê tông - cốt thép xem tiêu chuẩn số TCTT-TNG-27-00.

-  Có thể thay thế chữ in trên cọc bê tông bằng dấu hiệu cáp ngầm bằng sành sứ ( như đã nêu tại điểm 1

nêu trên). Kết cấu, lắp đặt xem tiêu chuẩn số TCTT-TNG-27-01.

-  Cáp đi dưới đường làng (đường đất, rải đá,...): Đào 1 hố kích thước 200x200x200mm, đổ bê tông mác

200, giữa có gắn dấu hiệu cáp ngầm bằng gang hoặc bằng sứ. Cao độ của nắp tán ( hoặc trên của dấu

hiệu bằng sành sứ) bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và nắp tán( hoặc mặt trên khối sứ)

phải liền mối.

-   Cáp đi dưới đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng...): Sử dụng loại dấu hiệu định

vị cáp ngầm cọc bê tông cốt thép chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,3m.
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B. Khoảng cách và vị trí lắp đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm:

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt dọc theo tuyến cáp và cách nhau 20cm xem tiêu chuẩn số

TCTT-TNG-28-00.

-  Tại vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm tại các vị trí 2 đầu và giữa cung uốn cong

của đường cáp, khoảng cách giữa các dấu hiệu phải 1m. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì

đặt thêm 01 dấu hiệu định vị cáp xem tiêu chuẩn số TCTT-TNG-28-00.

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng

dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cầu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều của mũi tên trên bề mặt lắp tán phải được đặt

trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tuyến của đường cáp ( ở vị trí cáp bẻ góc).

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng cọc bê tông cốt thép phải đặt tại các vị trí mà không gây cản trở đến

người đi bộ và phương tiện giao thông. Khoảng cách giữa các cọc mốc dấu hiệu xa nhất là 20m.

-  Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt ở vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

-  Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d=2m, dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến

cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d (2m<d=4m), phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng

một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2m và cách mép

ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1m.

C. Phương pháp lắp đặt dấu hiệu định vị ngầm:

1/ Dùng cho mặt đường nhựa hoặc bê tông: (sử dụng dấu hiệu bằng gang)

            Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

            Bước 2: Gạt một lớp mặt đường có độ sâu 10mm, đường kính 120mm

Bước 3: Khoan 1 lỗ đường kính ỉ14, có độ sâu so với mặt đường đã gạt 100mm.

Bước 4: Đóng tắc - kê, đặt nắp định vị và bắt bu lông.

Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.

2/ Dùng cho lề đường lát gạch hoặc tráng bê tông, lòng đường sắt , rải đá:

  * Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng gang

            Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

            Bước 2: Đào 1 hố có kích thước 200x200x200mm

            Bước 3: Đặt tắc- kê và đổ bê tông M200

            Bước 4: Đặt nắp định vị và bắt bu lông sau khi bê tông đã đủ độ cứng.

            Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.
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    * Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng sành sứ

            Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm.

            Bước 2: Đào 01 hố có kích thước 200x200x200mm

            Bước 3: Đặt dấu hiệu và đổ bê tông M200.

3/ Dùng cho đường đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng):

    * Trường hợp sử dụng dấu hiệu định vị bằng bê tông cốt thép loại khắc chữ trên cột

            Bước 1: Đúc cột bê tông cốt thép( có khắc chữ sẵn trên cột).

            Bước 2: Xác định vị trí cần đặt dấu hiệu.

            Bước 3: Đào 01 hố có kích thước 350x350mm, sâu 500mm.

            Bước 4: Đặt cột định vị vào hố chôn, lắp đất đá và nèn chặt.

    * Trường hợp sử dụng dấu hiệu định vị bằng bê tông cốt thép loại gắn dấu hiệu sành sứ

            Bước 1: Đúc cột bê tông cốt thép, khi đúc đặt sẵn dấu hiệu bằng sành sứ trên đỉnh cột.

            Bước 2: Xác định vị trí cần đặt dấu hiệu.

            Bước 3: Đào 01 hố có kích thước 350x350mm, sâu 500mm.

            Bước 4: Đặt cột định vị váo hố chôn, lấp đất đá và nèn chặt.
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gạch làm dấu cáp ngầm

tấm đan bê tông TD-1

QUY CÁCH
KIỆN

CẤU
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Sè S.l­îng
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ỉ
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chiều dài S.lượng/

1 c.k. (m) (Kg)

khối lượng
chiều dài

tổng

c.k.

bảng thống kê cốt thép tấm đan td-1

hợp
tổng

(Kg)
khối lượngS.lượng

c©y(mm)
ỉ
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đặt mốc báo hiệu khi cáp ngầm rẽ nhánh

cáp ngầm 

điện lực

cáp ngầm 

điện lực

R60 R60

mốc báo hiệu cáp ngầm - mặt bằng gang

đặt mốc báo hiệu khi cáp ngầm đi thẳng

ghi chú:
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế (0.6/1kV)

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L:  do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế( 0.6/1Kv)

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L, a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế( 0.6/1Kv)

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L, a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế( 0.6/1Kv)

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

ống chịu lực

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L, a:  do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế( 0.6/1Kv)

ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm hạ thế( 0.6/1Kv)

ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L , a:  do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm trung thế

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L: được đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).
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kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm trung thế

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

266Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm trung thế

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới.

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- tại những vị trí đặc biệt: cho phép giảm khoảng cách 2 cáp còn min 100MM, với điều kiện phải chèn

gạch giữa 2 cáp, hoặc trên đoạn này ít nhất 1 cáp phải được luồn trong ống.

- phạm vi áp dụng: dùng bố trí cáp trong lề đường.

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

267Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm trung thế

ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

268Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm trung thế

ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

269Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

cáp ngầm 3 pha 24kv

ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

270Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định

của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

271Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

272Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

273Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

274Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

275Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

276Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

277Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

278Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

279Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

280Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

281Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



cáp ngầm hạ thế + ống chịu lực

cáp ngầm trung thế + ống chịu lực

kết cấu nền theo quy định
của ngành giao thông vận tải

nền đắp cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

cát

mini scada

- băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới

- D: đường kính ngoài cáp ngầm.

- d là đường kính của ống chịu lực, sử dụng ống xoắn hdpe chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng,

- phạm vi áp dụng: 

chọn theo cỡ thích hợp đảm bảo điều kiện d≥ ( 1.5-1.6)D

+ trường hợp cáp băng ngang đường, băng qua giao lộ thì độ sâu chôn cáp tối thiểu là h=1000MM,

+ cáp đi dưới lòng đường

độ mở miệng mương α =0o

- L,a: do đơn vị tư vấn tra theo những quy định, tiêu chuẩn hiện hành

- α :Độ mở miệng mương thích hợp ( tùy theo địa chất và độ sâu mương).

282Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



nền đắp cát

cáp ngầm 3 pha 24kV

ống dẫn chịu lực

mặt cắt mương đào - Số MẠCH TRÊN 1 LỚP M=2

Kết cấu nền theo quy định của

ngành giao thông vận tải

-  Băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới 

cát

băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

khối đệm (xem TCTT-TNG-11)

- ống dẫn chịu lực sử dụng ống xoắn HDPE chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng, chọn theo kích cỡ

thích hợp đảm bảo điều kiện D  (1,5-1,6)d

- Khi số mạch cáp ≥ 10 thì phải bố trí ống dự trữ với số ống =10% số ống sử dụng  (ít nhất là 1 ống)

- Phạm vi áp dụng: khi số mạch cáp  4 cần phải bố trí thành nhiều lớp để giảm kích thước đáy mương.

283Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



nền đắp cát

cáp ngầm 3 pha 24kV

mặt cắt mương đào - Số MẠCH TRÊN 1 LỚP M=3

Kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

cát
băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

khối đệm (xem TCTT-TNG-11)

ống dẫn chịu lực
ống lồng cáp quang dự phòng

-  Băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới 

- ống dẫn chịu lực sử dụng ống xoắn HDPE  chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng, chọn theo kích cỡ

thích hợp đảm bảo điều kiện D  (1,5-1,6)d

- Khi số mạch cáp ≥ 10 thì phải bố trí ống dự trữ với số ống =10%%% số ống sử dụng  (ít nhất là 1 ống)

- Phạm vi áp dụng: khi số mạch cáp  4 cần phải bố trí thành nhiều lớp để giảm kích thước đáy mương.

284Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



nền đắp cát

cáp ngầm 3 pha 24kV

mặt cắt mương đào - Số MẠCH TRÊN 1 LỚP M=4

Kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

cát
băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

khối đệm (xem TCTT-TNG-11)

ống dẫn chịu lực
ống lồng cáp quang dự phòng

-  Băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới 

- ống dẫn chịu lực sử dụng ống xoắn HDPE  chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng, chọn theo kích cỡ

thích hợp đảm bảo điều kiện D  (1,5-1,6)d

- Khi số mạch cáp ≥ 10 thì phải bố trí ống dự trữ với số ống =10%%% số ống sử dụng  (ít nhất là 1 ống)

- Phạm vi áp dụng: khi số mạch cáp  4 cần phải bố trí thành nhiều lớp để giảm kích thước đáy mương.

285Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



nền đắp cát

cáp ngầm 3 pha 24kV

mặt cắt mương đào - Số MẠCH TRÊN 1 LỚP M=5

Kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

cát
băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

khối đệm (xem TCTT-TNG-11)

ống lồng cáp quang dự phòng
ống dẫn chịu lực

-  Băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới 

- ống dẫn chịu lực sử dụng ống xoắn HDPE  chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng, chọn theo kích cỡ

thích hợp đảm bảo điều kiện D  (1,5-1,6)d

- Khi số mạch cáp ≥ 10 thì phải bố trí ống dự trữ với số ống =10%%% số ống sử dụng  (ít nhất là 1 ống)

- Phạm vi áp dụng: khi số mạch cáp  4 cần phải bố trí thành nhiều lớp để giảm kích thước đáy mương.

286Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



nền đắp cát

cáp ngầm 3 pha 24kV

mặt cắt mương đào - Số MẠCH TRÊN 1 LỚP M=6

Kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

cát
băng cảnh báo cáp ngầm

gạch làm dấu

ống dẫn chịu lực

-  Băng cảnh báo cáp ngầm: nhằm cảnh báo có lưới điện cao, trung, hạ thế chôn ngầm bên dưới 

- ống dẫn chịu lực sử dụng ống xoắn HDPE  chuyên dụng hoặc ống nhựa cứng, chọn theo kích cỡ

thích hợp đảm bảo điều kiện D  (1,5-1,6)d

- Khi số mạch cáp ≥ 10 thì phải bố trí ống dự trữ với số ống =10%%% số ống sử dụng  (ít nhất là 1 ống)

- Phạm vi áp dụng: khi số mạch cáp  4 cần phải bố trí thành nhiều lớp để giảm kích thước đáy mương.

287Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Mặt đất

đá 1x2

ỉ 12a150
ỉ 8a200

đá 4x6

cát

ỉ 14a100

Độ dốc 1%

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép, khi thiết kế phải tính toán chịu lực theo điều kiện tải trọng

                                          cụ thể, riêng nắp mương phải có lỗ hoặc móc sắt để nhấc ra dễ dàng và được

                                          giá đỡ cáp dùng sắt tráng kẽm, tối thiểu L50.

-  Độ dốc 1%: Độ dốc tối thiểu của đáy mương theo chiều về phía giếng( hoặc cống) thoát nước.

-  Phạm vi áp dụng: Bố trí trong phạm vi mặt bằng nội bộ của trạm trung gian hoặc trong trạm phân phối.

-  Kích thước tối thiểu của mương và các giá trong tiêu chuẩn không tính đến trường hợp bố trí hộp nối.

Trong trường hợp đặc biệt cần bố trí hộp nối, đơn vị thiết kế phải tính toán chiều dài tương ứng của giá đỡ

và mương, khi đó hộp nối cáp phải được đặt trong ống bằng kim loại hoặc bằng chất liệu không cháy và

ống phải dài hơn hộp nối cáp ít nhất là 250mm về mỗi phía.

2x2 mạch 

hoặc 1x4 mạch

288Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Mặt đất

đá 1x2

ỉ 12a150
ỉ 8a200

đá 4x6

cát

ỉ 14a100

Độ dốc 1%

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép, khi thiết kế phải tính toán chịu lực theo điều kiện tải trọng

                                          cụ thể, riêng nắp mương phải có lỗ hoặc móc sắt để nhấc ra dễ dàng và được

                                          giá đỡ cáp dùng sắt tráng kẽm, tối thiểu L50.

-  Độ dốc 1%: Độ dốc tối thiểu của đáy mương theo chiều về phía giếng( hoặc cống) thoát nước.

-  Phạm vi áp dụng: Bố trí trong phạm vi mặt bằng nội bộ của trạm trung gian hoặc trong trạm phân phối.

-  Kích thước tối thiểu của mương và các giá trong tiêu chuẩn không tính đến trường hợp bố trí hộp nối.

Trong trường hợp đặc biệt cần bố trí hộp nối, đơn vị thiết kế phải tính toán chiều dài tương ứng của giá đỡ

và mương, khi đó hộp nối cáp phải được đặt trong ống bằng kim loại hoặc bằng chất liệu không cháy và

ống phải dài hơn hộp nối cáp ít nhất là 250mm về mỗi phía.

2x4 mạch 

289Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Mặt đất

đá 1x2

ỉ 12a150

ỉ 8a200

đá 4x6

cát

ỉ 14a100

Độ dốc 1%

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép, khi thiết kế phải tính toán chịu lực theo điều kiện tải trọng

                                          cụ thể, riêng nắp mương phải có lỗ hoặc móc sắt để nhấc ra dễ dàng và được

                                          giá đỡ cáp dùng sắt tráng kẽm, tối thiểu L50.

-  Độ dốc 1%: Độ dốc tối thiểu của đáy mương theo chiều về phía giếng( hoặc cống) thoát nước.

-  Phạm vi áp dụng: Bố trí trong phạm vi mặt bằng nội bộ của trạm trung gian hoặc trong trạm phân phối.

-  Kích thước tối thiểu của mương và các giá trong tiêu chuẩn không tính đến trường hợp bố trí hộp nối.

Trong trường hợp đặc biệt cần bố trí hộp nối, đơn vị thiết kế phải tính toán chiều dài tương ứng của giá đỡ

và mương, khi đó hộp nối cáp phải được đặt trong ống bằng kim loại hoặc bằng chất liệu không cháy và

ống phải dài hơn hộp nối cáp ít nhất là 250mm về mỗi phía.

1x3 mạch 

290Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Mặt đất

đá 1x2

ỉ 12a150

ỉ 8a200

đá 4x6

cát

ỉ 14a100

Độ dốc 1%

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép, khi thiết kế phải tính toán chịu lực theo điều kiện tải trọng

                                          cụ thể, riêng nắp mương phải có lỗ hoặc móc sắt để nhấc ra dễ dàng và được

                                          giá đỡ cáp dùng sắt tráng kẽm, tối thiểu L50.

-  Độ dốc 1%: Độ dốc tối thiểu của đáy mương theo chiều về phía giếng( hoặc cống) thoát nước.

-  Phạm vi áp dụng: Bố trí trong phạm vi mặt bằng nội bộ của trạm trung gian hoặc trong trạm phân phối.

-  Kích thước tối thiểu của mương và các giá trong tiêu chuẩn không tính đến trường hợp bố trí hộp nối.

Trong trường hợp đặc biệt cần bố trí hộp nối, đơn vị thiết kế phải tính toán chiều dài tương ứng của giá đỡ

và mương, khi đó hộp nối cáp phải được đặt trong ống bằng kim loại hoặc bằng chất liệu không cháy và

ống phải dài hơn hộp nối cáp ít nhất là 250mm về mỗi phía.

2x6 mạch 
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Mặt đất

đá 1x2

ỉ 12a150

ỉ 8a200

đá 4x6

cát

ỉ 14a100

Độ dốc 1%

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép, khi thiết kế phải tính toán chịu lực theo điều kiện tải trọng

                                          cụ thể, riêng nắp mương phải có lỗ hoặc móc sắt để nhấc ra dễ dàng và được

                                          giá đỡ cáp dùng sắt tráng kẽm, tối thiểu L50.

-  Độ dốc 1%: Độ dốc tối thiểu của đáy mương theo chiều về phía giếng( hoặc cống) thoát nước.

-  Phạm vi áp dụng: Bố trí trong phạm vi mặt bằng nội bộ của trạm trung gian hoặc trong trạm phân phối.

-  Kích thước tối thiểu của mương và các giá trong tiêu chuẩn không tính đến trường hợp bố trí hộp nối.

Trong trường hợp đặc biệt cần bố trí hộp nối, đơn vị thiết kế phải tính toán chiều dài tương ứng của giá đỡ

và mương, khi đó hộp nối cáp phải được đặt trong ống bằng kim loại hoặc bằng chất liệu không cháy và

ống phải dài hơn hộp nối cáp ít nhất là 250mm về mỗi phía.

2x2x6 mạch 

Độ dốc 1%
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kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

ống dẫn cáp thông tin

cáp điện TT

cáp điện TT

cáp điện HT

-  a, w: bề dày nắp đan và vách mương

-  b: khoảng cách tối thiểu giữa cáp điện và cáp thông tin, tối thiểu là 250mm. Trong trường hợp cáp thông

tin là cáp quang thì khoảng cách b có thể giảm thành 100mm.

-  d: đường kính cáp điện trung thế.

-  ống cáp thông tin dùng loại ống thành phẳng, ống xoắn hoặc ống tổ hợp 

- Độ dốc đáy mương theo chiều về phía hầm (hoặc cống thoát nước) tối thiểu 1%

- Phạm vi áp dụng:  đặt trên lề đường
                                tối đa 5 cáp điện trung thế, 3 cáp điện hạ thế và 6 ống thông tin loại D100.

mương bê tông, vách đứng

293Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



kết cấu nền theo quy định của
ngành giao thông vận tải

ống dẫn cáp thông tin

cáp điện TT

cáp điện TT

cáp điện HT

-  a, w: bề dày nắp đan và vách mương

-  b: khoảng cách tối thiểu giữa cáp điện và cáp thông tin, tối thiểu là 250mm. Trong trường hợp cáp thông

tin là cáp quang thì khoảng cách b có thể giảm thành 100mm.

-  d: đường kính cáp điện trung thế.

-  ống cáp thông tin dùng loại ống thành phẳng, ống xoắn hoặc ống tổ hợp 

- Độ dốc đáy mương theo chiều về phía hầm (hoặc cống thoát nước) tối thiểu 1%

- Phạm vi áp dụng:  đặt trên lề đường
                                tối đa 5 cáp điện trung thế , 3 cáp điện hạ thế và 6 ống thông tin loại D100.

mương bê tông, vách xiên
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lỗ chờ D100

NGĂN THÔNG TIN

NGĂN ĐIỆN

giá đỡ cáp

-  a, w: bề dày nắp đan và vách mương

-  Vật liệu chế tạo mương: bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc nhựa cứng chịu lực.

-  Giá đỡ cáp được đúc liền mương hoặc dùng thép chống gỉ, nhựa chịu lực, khoảng cách giữa 2 giá

đỡ cáp theo chiều dài mương là 0,5 -1m

i=1%

i=1%

i=1%

NGĂN THÔNG TINNGĂN ĐIỆN

lỗ chờ D100

chi tiết mương bê tông
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

1 SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP 1 PHA CH.SĐT.QĐC.01

2 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA 3 PHA, ĐDK ĐẾN CH.SĐT.QĐC.02

3 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA 3 PHA, ĐCN ĐẾN CH.SĐT.QĐC.03

4 THAM KHẢO LỰA CHỌN MÁY CẮT TỰ ĐỘNG BẢO VỆ PHÍA THỨ CẤP MÁY BIẾN ÁP CH.SĐT.QĐC.04

5 THAM KHẢO LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP DÒNG CHO ĐO ĐẾM GIÁN TIẾP CH.SĐT.QĐC.05

6 THAM KHẢO LỰA CHỌN DÂY DẪN HẠ ÁP CHO MÁY BIẾN ÁP CH.SĐT.QĐC.06

7 SƠ ĐỒ TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP CH.SĐT.QĐC.07

8 SƠ ĐỒ TBA TREO ĐDK VÀO DỌC, U<=22KV CH.SĐT.TT.01

9 SƠ ĐỒ TBA TREO ĐDK VÀO NGANG, U<=22KV CH.SĐT.TT.02

10 SƠ ĐỒ TBA TREO CÁP NGẦM VÀO, U<=22KV CH.SĐT.TT.03

11 SƠ ĐỒ TBA TREO ĐDK VÀO DỌC, U=35KV CH.SĐT.TT.04

12 SƠ ĐỒ TBA TREO ĐDK VÀO NGANG, U=35KV CH.SĐT.TT.05

13 SƠ ĐỒ TBA TREO CÁP NGẦM VÀO, U=35KV CH.SĐT.TT.06

14 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, CÔNG SUẤT <= 1X100KVA TRỤ DỪNG CH.SĐT.TL.01

15 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, CÔNG SUẤT <= 3X100KVA, TRỤ DỪNG CH.SĐT.TL.02

16 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, CÔNG SUẤT <=3X100KVA CÁP NGẦM ĐẾN CH.SĐT.TL.03

17 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT ĐƠN, LT12M CH.SĐT.TL.04

18 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT GHÉP DỌC, LT12M CH.SĐT.TL.05

19 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT GHÉP NGANG, LT12M CH.SĐT.TL.05

20 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT ĐƠN, LT14M CH.SĐT.TL.07

21 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT GHÉP, LT14M CH.SĐT.TL.08

22 SƠ ĐỒ TBA TREO LỆCH, ĐDK VÀO, CỘT NGANG, LT14M CH.SĐT.TL.09

23 TRẠM NỀN - MÁY BIẾN ÁP 3 PHA, ĐÓN DÂY BẰNG TRỤ ĐƠN CH.SĐT.TN.01

24 TRẠM NỀN - MÁY BIẾN ÁP 3 PHA, ĐÓN DÂY BẰNG CỘT II CH.SĐT.TN.02

25 TRẠM KIOS, SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CH.SĐT.TKI.01

26 TRẠM KIOS, MÔ PHỎNG 3D CH.SĐT.TKI.02

27 TRẠM KIOS, MẶT CẮT XÂY DỰNG CH.SĐT.TKI.03

28 TRẠM KIOS, MẶT CẮT XÂY DỰNG CH.SĐT.TKI.04

29 TRẠM KIOS, MẶT CẮT XÂY DỰNG CH.SĐT.TKI.05

30 TRẠM KIOS, MẶT CẮT XÂY DỰNG CH.SĐT.TKI.06

31 TRẠM KIOS, MẶT CẮT BỐ TRÍ THIẾT BỊ CH.SĐT.TKI.07

32 TRẠM KIOS, MẶT CẮT BỐ TRÍ THIẾT BỊ CH.SĐT.TKI.08

33 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XÂY, 1 MBA, TỦ RMU 3 NGĂN, ĐO ĐẾM HẠ ÁP CH.SĐT.TX.01

34 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XÂY, 1 MBA, TỦ RMU 4 NGĂN, ĐO ĐẾM HẠ ÁP CH.SĐT.TX.02

35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRẠM XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.03

36 MẶT CẮT A-A, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.04

37 MẶT CẮT B-B, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.05

38 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.06

39 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.07

40 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.08

41 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 01 MBA, 02 CÁP VÀ BỘ RMU (3 HOẶC 4 NGĂN) CH.SĐT.TX.09

42 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XÂY, 2 MBA, 02 ĐẦU CÁP VỚI BỘ RMU. ĐO ĐẾM HẠ THẾ CH.SĐT.TX.10

43 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XÂY, 2 MBA, 02 ĐẦU CÁP VỚI BỘ RMU, ĐO ĐẾM TRUNG THẾ CH.SĐT.TX.11

44 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XÂY, 2 MBA, 04 ĐẦU CÁP VỚI BỘ RMU, ĐO ĐẾM TRUNG THẾ CH.SĐT.TX.12

45 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ , TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.13

46 MẶT CẮT A-A , TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.14

47 MẶT CẮT B-B , TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.15

IV. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

IV.1. QUY ƯỚC CHUNG PHẦN TBA

IV.2. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM TREO 

IV.3. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM TREO LỆCH

VI.4. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM TREO NỀN

IV.5. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM KIOS

IV.6. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM XÂY
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

IV. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

48 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.16

49 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.17

50 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.18

51 PHẦN XÂY DỰNG, TBA XÂY, 02 MBA, 2(4) CÁP, BỘ RMU (4 HOẶC 6 HOẶC 8 NGĂN) CH.SĐT.TX.19

52 TRẠM BIẾN ÁP THÂN TRỤ THÉP (LOẠI 1) CH.SĐT.TTH.01

53 TRẠM BIẾN ÁP THÂN TRỤ THÉP (LOẠI 2) CH.SĐT.TTH.02

54 TRẠM BIẾN ÁP THÂN TRỤ THÉP (LOẠI 3) CH.SĐT.TTH.03

55 TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP TRỤ THÉP CH.SĐT.TTH.04

56 QUY ĐỊNH CHUNG, PHẦN TRẠM CẮT CH.SĐT.TN.QĐC.01

57 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN TRẠM CẮT CH.SĐT.TN.QĐC.02

58 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (1/9) CH.SĐT.TN.01

59 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (2/9) CH.SĐT.TN.02

60 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (3/9) CH.SĐT.TN.03

61 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (4/9) CH.SĐT.TN.04

62 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (5/9) CH.SĐT.TN.05

63 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (6/9) CH.SĐT.TN.06

64 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (7/9) CH.SĐT.TN.07

65 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (8/9) CH.SĐT.TN.08

66 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 1 TẦNG) (9/9) CH.SĐT.TN.09

67 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (1/9) CH.SĐT.TN.10

68 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (2/9) CH.SĐT.TN.11

69 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (3/9) CH.SĐT.TN.12

70 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (4/9) CH.SĐT.TN.13

71 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (5/9) CH.SĐT.TN.14

72 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (6/9) CH.SĐT.TN.15

73 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (7/9) CH.SĐT.TN.16

74 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (8/9) CH.SĐT.TN.17

75 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 1 TẦNG) (9/9) CH.SĐT.TN.18

76 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (1/11) CH.SĐT.TN.19

77 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (2/11) CH.SĐT.TN.20

78 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (3/11) CH.SĐT.TN.21

79 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (4/11) CH.SĐT.TN.22

80 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (5/11) CH.SĐT.TN.23

81 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (6/11) CH.SĐT.TN.24

82 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (7/11) CH.SĐT.TN.25

83 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (8/11) CH.SĐT.TN.26

84 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (9/11) CH.SĐT.TN.27

85 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (10/11) CH.SĐT.TN.28

86 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 2 DÃY - 1 TẦNG) (11/11) CH.SĐT.TN.29

87 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (1/11) CH.SĐT.TN.30

88 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (2/11) CH.SĐT.TN.31

89 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (3/11) CH.SĐT.TN.32

90 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (4/11) CH.SĐT.TN.33

91 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (5/11) CH.SĐT.TN.34

92 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (6/11) CH.SĐT.TN.35

93 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (7/11) CH.SĐT.TN.36

94 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (8/11) CH.SĐT.TN.37

95 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (9/11) CH.SĐT.TN.38

96 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (10/11) CH.SĐT.TN.39

97 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 6 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 2 DÃY - 1 TẦNG) (11/11) CH.SĐT.TN.40

98 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (1/11) CH.SĐT.TN.41

IV.7. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM TRỤ THÉP

IV.8. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM CẮT
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

IV. CÁC BẢN VẼ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

ĐỀ ÁN: THIẾT KẾ CHUẨN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

99 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (2/11) CH.SĐT.TN.42

100 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (3/11) CH.SĐT.TN.43

101 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (4/11) CH.SĐT.TN.44

102 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (5/11) CH.SĐT.TN.45

103 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (6/11) CH.SĐT.TN.46

104 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (7/11) CH.SĐT.TN.47

105 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (8/11) CH.SĐT.TN.48

106 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (9/11) CH.SĐT.TN.49

107 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (10/11) CH.SĐT.TN.50

108 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT SF6, 1 DÃY - 2 TẦNG) (11/11) CH.SĐT.TN.51

109 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (1/11) CH.SĐT.TN.52

110 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (2/11) CH.SĐT.TN.53

111 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (3/11) CH.SĐT.TN.54

112 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (4/11) CH.SĐT.TN.55

113 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (5/11) CH.SĐT.TN.56

114 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (6/11) CH.SĐT.TN.57

115 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (7/11) CH.SĐT.TN.58

116 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (8/11) CH.SĐT.TN.59

117 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (9/11) CH.SĐT.TN.60

118 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (10/11) CH.SĐT.TN.61

119 TRẠM CẮT 2 LỘ ĐẾN VÀ 8 LỘ ĐI (TỦ MÁY CẮT AIR, 1 DÃY - 2 TẦNG) (11/11) CH.SĐT.TN.62
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A B C

Yo / Yn - 22KV / 230V-400V
 3 PHA 4 DAÂY

12,7KV / 230V - 460V
1 PHA - 3 DAÂY

12,7KV / 230V
 1 PHA 2 DAÂY

a

n
b

c

n

n

b1

b2

b

GHI CHÚ: 1. MCCB : Máy cắt tự động có buồng dập hồ quang.
2. LA : Chống sét .
3. A,B,C,a,b,c và N,n : Dây pha A,B,...,b,c và dây trung hòa N,n. Dây trung hòa
được tiếp đất lập lại với khoảng cách 200 đến 250 m

ĐƯỜNG DÂY
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750

630

1600

1000

250

400

560

320

100

160

75

COÂNG SUAÁT MBA
( KVA )

MÁY CẮT TỰ ĐỘNG

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

DÒNG ĐIỆN CẮT
TỐI THIỂU ( KA )

MCCB - 3P - 415V - 160A 36

36MCCB - 3P - 415V - 250A

MCCB - 3P - 415V - 630A (Đặt 550A) 45

45MCCB - 3P - 415V - 400A

MCCB(ACB) - 3P - 415V - 1250A 50

50MCCB(ACB) - 3P - 415V - 1250A

MCCB - 3P - 415V - 1000A 50

45MCCB - 3P - 415V - 630A

ACB(MCCB) - 3P - 415V - 2500A 70

70ACB(MCCB) - 3P - 415V - 1600A

MCCB - 3P - 415V - 125A 25

80ACB - 3P - 415V - 4000A2000

MCCB - 2P - 460V - 40A

MCCB - 2P - 460V - 100A

MCCB - 2P - 460V - 63A

MCCB - 2P - 460V - 200A

MCCB - 2P - 460V - 125A

15

37,5

25

75

50

CÔNG SUẤT MBA
( KVA )

MÁY CẮT TỰ ĐỘNG

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

DÒNG ĐIỆN CẮT
TỐI THIỂU ( KA )

10

10

10

18

18

MCCB - 2P - 460V - 250A100 20
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...

...

...

800/5A

...

...

600/5A

150/5A

250 - 300/5A

500/5A

400/5A

TỶ SỐ BIẾN DÒNG
PHÍA THỨ CẤP
ĐIỆN ÁP 600V

TỶ SỐ BIẾN DÒNG
CHO CẤP Đ.ÁP 22 KV

10/5A

10/5A

5/5A

5/5A

15/5A

MÁY BIẾN DÒNG ĐO ĐẾM CHO MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

CÔNG SUẤT MBA
( KVA )

160 - 180

100

320

560

400

250

1000

1250

630

20/5A

20/5A

15/5A

30/5A

750

35/5A

  Máy biến áp làm việc non tải nhiều phải thay Biến dòng
cho thích hợp dể đo đếm chính xác.

Lưu ý:

50/5A1600

50

75

25

37,5

CÔNG SUẤT MBA
( KVA )

MÁY BIẾN DÒNG ĐO ĐẾM CHO MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

200/5A

250/5A

150/5A

400/5A

75/5A

100/5A

200/5A

125/5A

TỶ SỐ BIẾN DÒNG
600V 1PHA-2 DÂY

(1 Cái)

TỶ SỐ BIẾN DÒNG
600V 1PHA-3DAÂY

(2 Cái)

100 550/5A 275/5A

...60/5A2000
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2x(120mm2-Cu/PVC-600V)

2x(50mm2-Cu/PVC-600V)

2x(95mm2-Cu/PVC-600V)

2x(25mm2-Cu/PVC-600V)15KVA - 1P - 220V

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA - 2 DÂY

DÂY DẪNMÁY BIẾN ÁP

25KVA - 1P - 220V

37,5KVA - 1P - 220V

50KVA - 1P - 220V

50KVA - 1P - 220V - 220V

75KVA - 1P - 220V - 220V

37,5KVA - 1P - 220V-220V

25KVA - 1P - 220V - 220V

MÁY BIẾN ÁP DÂY PHA

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA - 3 DÂY

DÂY TRUNG HÒA

15KVA - 1P - 220V - 220V

25mm2-Cu/PVC-600V

16mm2-Cu/PVC-600V

70mm2-Cu/PVC-600V

50mm2-Cu/PVC-600V

50mm2-Cu/PVC-600V

10mm2-Cu/PVC-600V

16mm2-Cu/PVC-600V

35mm2-Cu/PVC-600V

150mm2-Cu/PVC-600V

50mm2-Cu/PVC-600V

120mm2-Cu/PVC-600V

70mm2-Cu/PVC-600V

2x150mm2-Cu/PVC-600V

2x185mm2-Cu/PVC-600V

2x95mm2-Cu/PVC-600V

2x150mm2-Cu/PVC-600V

3x120mm2-Cu/PVC-600V

3x240mm2-Cu/PVC-600V

3x185mm2-Cu/PVC-600V

120mm2-Cu/PVC-600V

240mm2-Cu/PVC-600V

95mm2-Cu/PVC-600V

1000KVA - 3P - 220/380V

400KVA - 3P - 220/380V

560KVA - 3P - 220/380V

630KVA - 3P - 220/380V

250KVA - 3P - 220/380V

320KVA - 3P - 220/380V

160KVA - 3P - 220/380V

DÂY TRUNG HÒA

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

DÂY PHAMÁY BIẾN ÁP

100KVA - 3P - 220/380V

120mm2-Cu/PVC-600V 70mm2-Cu/PVC-600V

4x240mm2-Cu/PVC-600V 2x240mm2-Cu/PVC-600V

1600KVA - 3P - 220/380V 4x300mm2-Cu/PVC-600V 2x300mm2-Cu/PVC-600V

2000KVA - 3P - 220/380V 4x300mm2-Cu/PVC-600V 2x300mm2-Cu/PVC-600V

100KVA - 1P - 220V - 220V 150mm2-Cu/PVC-600V 70mm2-Cu/PVC-600V
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VỎ TỦ VÀ DÂY
TRUNG HÒA

GHI CHÚ:

1. Dây tiếp đất nối chống sét luôn có độ trùng xuống.
2. Vị trí điện trở suất của đất lớn, cọc tiếp đất được tăng
cường, hoặc khoan giếng.
3. Điện trở nối đất của TBA thực hiện theo quy định

SỨ XUYÊN TRUNG HÒA

Các chi tiết liên kết sử
dụng phương pháp hàn

ỐNG NHỰA
Ø21 DÀI 3 M

Cu 25mm2 CỌC TIẾP
ĐẤT
Sắt nhúng Zn
(Hoặc Cu) Ø16
dài 2 đến 3m
chiều dày lớp
mạ không nhỏ
hơn 80 µm

TỦ HẠ ÁP

MÁY BIẾN ÁP LỰC

CT 24 KV

VT 24 KV

CHỐNG SÉT 18KV

Cu 25mm2 hoặc dây
sắt  Ø10 tùy khu vực

DÂY TRUNG HÒA (N)
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Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A

Sứ đứng 24kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Xà đón dây đỉnh trạm

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:

Mặt đấtMặt đất Mặt đất

- Kiểu trạm treo, đường dây không vào dọc

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp
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Maùy bieán aùp 3 pha 22/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A

Sứ đứng 24kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Xà đón dây đỉnh trạm

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

Mặt đấtMặt đấtMặt đất

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm treo, đường dây không vào ngang

Chuối thủy tinh hoặc polymer

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp

310Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Maùy bieán aùp 3 pha 22/0,4kV

Cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A

Sứ đứng 24kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Giá đỡ cầu dao

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm treo, đường dây không vào ngang

Cầu dao phân đoạn

Giá đỡ đầu cáp

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp
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Maùy bieán aùp 3 pha 35/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A

Sứ đứng 35kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Xà đón dây đỉnh trạm

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm (cột BTLT)

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Mặt đấtMặt đất Mặt đất

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm treo, đường dây không vào dọc

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp

312Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Maùy bieán aùp 3 pha 35/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A

Sứ đứng 35kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Xà đón dây đỉnh trạm

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm treo, đường dây không vào ngang

Chuối thủy tinh hoặc polymer

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp

313Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Maùy bieán aùp 3 pha 35/0,4kV

Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A

Sứ đứng 35kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Xà đỡ máy biến áp

Xà đỡ trung gian

Xà đỡ cầu chì tự rơi

Giá đỡ cầu dao

Giá đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực ngoại
thành, khu vực nông thôn
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm treo, đường dây không vào ngang

Cầu dao phân đoạn

Giá đỡ đầu cáp

ĐZ hạ áp ĐZ hạ áp

314Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



315Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Trụ BTLT 12m hoặc 14m

Đà

Thanh chống

Sứ treo

Khoan neo

Giáp níu ngừng dây hoặc kẹp căng dây

U CLEVIS và sứ ống chỉ hoặc kẹp ngừng cáp

LA 12kV

PCO 24kV FUSE LINK

Chằng trụ

Máy biến thế, giá chùm treo máy biến thế

Tủ máy cắt hạ thế 3 pha

Thùng điện kế

Bu lông xoắn móc cho cáp ABC

ống nối không chịu sức căng

Kẹp nối dạng chữ H

ống PVC, co ống, kẹp ống ỉ114

ống PVC, co ống, đai thép và khóa đai 

Cọc tiếp địa

Bu lông ven răn 2 đầu

Neo bê tông

Cáp xuất hạ thế

Cáp ABC

Kẹp ngừng cáp

Bu lông 16x250

Bu lông mắt 16x300

Bu lông 16x400 VRS

Bu lông 12x40

Bu lông 12x120

Cáp đồng trần 25mm2

Cáp đồng bọc 25mm2

316Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Trụ BTLT 12m hoặc 14m

Đà

Thanh chống

Sứ treo

Khoan neo

Giáp níu ngừng dây hoặc kẹp căng dây

U CLEVIS và sứ ống chỉ hoặc kẹp ngừng cáp

LA 12kV

PCO 24kV FUSE LINK

Chằng trụ

Máy biến thế, giá chùm treo máy biến thế

Thùng cầu dao + thiết bị hạ thế đơn

Thùng điện kế

Cáp xuất hạ thế

Kẹp nối dạng chữ H

ống PVC, co ống, kẹp ống ỉ114

ống PVC, co ống, đai thép và khóa đai ỉ34

Cọc tiếp địa

Bu lông ven răn 2 đầu

Neo bê tông

Bu lông 16x250

Bu lông mắt 16x300 VRS

Bu lông 16x400 VRS

Bu lông 12x40

Bu lông 12x120

Cáp đồng trần 25mm2

Cáp đồng bọc 24kV- 25mm2

317Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Trụ BTLT 12m hoặc 14m

Đà

Thanh chống

Sứ đứng

LA 12kV

PCO 24kV FUSE LINK

Máy biến thế 1 pha

Tủ điện tổng

Cọc tiếp địa

Neo bê tông

Bu lông xoắn móc cho cáp ABC

ống nối không chịu sức căng

Giá kẹp đầu cáp

Đầu cáp ngầm XLPE 24kV

Cáp ngầm XLPE 24kV

Cáp xuất hạ thế

Cáp ABC

Kẹp ngừng cáp ABC

Bu lông 16x250

Bu lông mắt 16x300 VRS

Bu lông 16x400 VRS

Bu lông 12x40

Bu lông 12x120

Cáp đồng trần 25mm2

Cáp đồng bọc 24kV-25mm2

ống PVC, co ống, kẹp ống ỉ114

Bu lông 20x800 ven răng hai đầu

ống sắt tráng kẽm ỉ114

318Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



319Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



320Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



321Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



322Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



323Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



324Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



325Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



TRẠM NỀN- MÁY BIẾN ÁP 3 PHA, ĐÓN DÂY BẰNG TRỤ ĐƠN

Maùy bieán aùp 3 pha 22/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A

Sứ đứng 24kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Nền máy biến áp

Bộ tiếp địa trạm

Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van

Xà đón dây đỉnh trạm

Bệ đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập
trung phụ tải, khu công nghiệp, khu
vực phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công
suất ≥750kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm nềân, đường dây không

Rào chắn bảo vệ

326Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



TRẠM NỀN- MÁY BIẾN ÁP 3 PHA, ĐÓN DÂY BẰNG CỘT II

Maùy bieán aùp 3 pha 22/0,4kV

Chống sét LA (loại phân phối)

Cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A

Sứ đứng 24kV

Tủ điện hạ áp 0,6kV

Kẹp quai và Hotline Clamp

Nền máy biến áp

Bộ tiếp địa trạm

Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van

Xà đón dây đỉnh trạm

Bệ đỡ tủ hạ áp

Cột trạm BTLT

Móng cột trạm bê tông cốt thép

Cáp đồng bọc cách điện

Thống kê các vật tư thiết bị chính

- Khu vực áp dụng: khu vực tập
trung phụ tải, khu công nghiệp, khu
vực phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công
suất ≥ 750kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm nền, đường dây không

Rào chắn bảo vệ

Xà đỡ trung gian

Chuỗi thủy tinh hoặc polymer

327Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



328Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực quy
hoạch, công viên vườn hao, đảm bảo mỹ quan
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất từ 250kVA đến 1000kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm hợp bộ, kios, cáp ngầm vào ra

329Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



330Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



331Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



332Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



333Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



334Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



335Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



336Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



337Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực quy
hoạch sẵn, đô thị mới, đảm bảo mỹ quan
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, đo đếm hạ áp

Ghi chú:
- Kiểu trạm Trong nhà xây, cáp ngầm vào ra, 01 MBA

338Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



- Khu vực áp dụng: khu vực tập trung phụ tải, khu vực quy
hoạch sẵn, đô thị mới, đảm bảo mỹ quan
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, đo đếm trung áp

Ghi chú:
- Kiểu trạm Trong nhà xây, cáp ngầm vào ra, 01 MBA

339Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Maùy bieán aùp 3 pha

Đầu cáp trung áp

Tủ điện tổng hạ thế (có/không đo đếm)

Tủ điện trung thế RMU (3 ngăn hoặc 4 ngăn có đo đếm)

Cáp trung thế

Cáp xuất tuyến hạ thế

340Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



341Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



342Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



343Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



344Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



345Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



346Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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347Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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348Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV
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349Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



Maùy bieán aùp 3 pha

Đầu cáp trung áp

Tủ điện tổng hạ thế (có/không đo đếm)

Tủ điện trung thế RMU (3 ngăn hoặc 4 ngăn có đo đếm)

Cáp trung thế

Cáp xuất tuyến hạ thế

350Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



351Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



352Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



353Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



354Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



355Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



356Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



357Tập 3: Các bản vẽ định hướng thiết kế

Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV



KW

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU
MẶT BÊN

CẤU KIÊN BÊN TRONG
MẶT BÊN

CẤU KIÊN BÊN TRONG
       MẶT TRƯỚC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA

TỦ RMU 24KV

- Khu vực áp dụng: khu vực trung tâm thành phố, thị xã,
thị trấn có yêu cầu về mỹ quan đô thị.
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm trụ thép, cáp ngầm vào, ra
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KW

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA

TỦ RMU 24KV

TRAÏM TRỤ THÉP

400KVA 400KVA

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TBA

- Khu vực áp dụng: khu vực trung tâm thành phố, thị xã,
thị trấn có yêu cầu về mỹ quan đô thị.
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm trụ thép, cáp ngầm vào
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MẶT SAU

MẶT BÊN CẤU KIÊN BÊN TRONG
MẶT TRƯỚC

CẤU KIÊN BÊN TRONG
MẶT BÊN

MẶT BÊN

KW

TỦ RMU 24KV

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA

- Khu vực áp dụng: khu vực trung tâm thành phố, thị xã,
thị trấn có yêu cầu về mỹ quan đô thị.
- Lắp đặt cho các MBA 3 pha, công suất ≤ 630kVA

Ghi chú:
- Kiểu trạm trụ thép, cáp ngầm vào, ra
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CHI TIẾT A

CHI TIẾT CỌC TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP

MẶT ĐẤT HOÀN THIỆN

CHI TIẾT B

thống kê vật liệu tiếp địa rc

ghi chú:
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Trạm cắt được cấp nguồn từ 02 trạm trung gian khác nhau.

Trạm trung gian A Trạm trung gian B

Trạm cắt

Trạm cắt được cấp nguồn từ 02 thanh cái khác nhau của 01 trạm trung gian.

Trạm trung gian

Trạm cắt

MBA T1 MBA T2
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khiển SCADA sử dụng
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Dự phòng 

Cấp nguồn cho tủ
điều khiển SCADA

Dự phòng 

Cấp nguồn cho tủ
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đoạn TC1
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Dự phòng khi tủ điều 
khiển SCADA sử dụng
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Cấp nguồn cho tủ
điều khiển SCADA
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